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Mở đầu

KK-lý thuyết là một bộ phận quan trọng của K-lý thuyết và một cách tự nhiên ta
sẽ điểm qua lịch sử phát triển của K-lý thuyết. Cha đẻ của K-lý thuyết là Alexander
Grothendieck , ông đã đưa ra ý tưởng về K-nhóm trong một công trình của mình trong
hình học đại số vào khoảng cuối những năm 1950. Năm 1959, Michael Atiyah và Friedrich
Hirzebruch đã xây dựng K-lý thuyết trong tôpô (xem [2]). Song song với sự ra đời của
K-lý thuyết tôpô , K-lý thuyết đại số đã được Daniel Quillen xây dựng. Ngay trong thời
gian này, K-lý thuyết đã đánh dấu vai trò của nó trong giải tích với sự xuất hiện của định
lý chỉ số Atiyah-Singer (xem [3]) và chính định lý này đã mở đầu cho sự phát triển của
K-lý thuyết toán tử, tức K-lý thuyết trên phạm trù các C∗-đại số . Năm 1980, Gennadi
Kasparov đã tổng quát hóa BDF-lý thuyết, K-lý thuyết toán tử và cho ra đời KK-lý
thuyết hay còn gọi là K-song hàm tử (xem [32]). Hiện nay những nghiên cứu về KK-lý
thuyết đang phát triển mạnh mẽ bởi vai trò quan trọng của nó trong lý thuyết của các
toán tử elliptic tổng quát (xem [24, 33]), giả thuyết Novikov (Kasparov đã sử dụng KK-lý
thuyết đẳng biến để chứng minh giả thuyết Novikov cho trường hợp các nhóm con rời
rạc của một nhóm Lie, xem [34, 26]), trong giả thuyết Bauu-Connes (xem [51] hoặc [4,
Mục 24.4]) và đặc biệt trong Vật lý với lý thuyết phân loại các D-màng (xem [53]hoặc
[28, Phần I]).

Lịch sử ra đời của KK-lý thuyết

K-lý thuyết phức là một lý thuyết đối đồng điều suy rộng trên phạm trù các không gian
Hausdorff compact. Một cách tự nhiên người ta mong muốn tìm được một lý thuyết
đồng điều tương ứng và lý thuyết đồng điều đó được gọi là K-đồng điều. Xuất phát từ
thực tế rằng nhóm đồng điều K0(X) đã được xây dựng nhờ đối ngẫu Spanier-Whitehead
(xem [52]) trong trường hợp của một phức hữu hạn X, năm 1968 Atiyah (xem [1]) đã
đặt ra bài toán về tìm một định nghĩa bằng lý thuyết toán tử cho hàm tử K-đồng điều
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trên phạm trù các không gian Hausdorff compact. Bằng cách tổng quát hóa khái niệm
các toán tử Fredholm, Atiyah đã đưa ra khái niệm sau

Cho X là một không gian Hausdorff compact, ký hiệu Ell(X) là tập tất cả các bộ ba
(σ0, σ1, T ), trong đó σi là biểu diễn của C∗-đại số giao hoán C(X) trên không gian Hilbert
Hi (i = 1, 2), T là một toán tử Fredholm từ H0 vào H1 sao cho Tσ0(f) − σ1(f)T là các
toán tử compact từ H0 vào H1 với mọi f ∈ C(X).

Trong trường hợp X là các phức hữu hạn ông đã xây dựng được một ánh xạ từ Ell(X)

vào K0(X), nhóm K-đồng điều của X, và chứng minh được ánh xạ này là một toàn ánh.
Tuy nhiên Atiyah đã không chỉ ra được một quan hệ tương đương trên Ell(X) để khi
chia thương cho quan hệ đó ta thu được song ánh vào K0(X).

Năm 1977, Brown, Douglas và Fillmore (xem [6]) đã đưa ra câu trả lời đầu tiên cho
bài toán trên của Atiyah khi các ông nghiên cứu nhóm mở rộng Ext(X) của các C ∗-mở
rộng có dạng

0→ K→ E → C(X)→ 0 (0.1)

trong đó K là C∗-đại số các toán tử compact trên một không gian Hilbert vô hạn chiều
tách được, X là một không gian Hausdorff compact, và đã chứng minh được rằng trong
trường hợp X là một phức hữu hạn thì Ext(X) ' K1(X).

Bài toán tiếp theo được đặt ra là có thể thu được một kết quả mở rộng của BDF -lý
thuyết đối với các C∗-mở rộng ở dạng tổng quát sau đây hay không?

0→ B → X → A→ 0 (0.2)

trong đó A, B là các C∗-đại số bất kỳ. Được khích lệ bởi các kết quả ứng dụng BDF -lý
thuyết để nghiên cứu cấu trúc của các C ∗-đại số của Đỗ Ngọc Diệp (xem [11]), năm 1980
Kasparov đã thành công trong việc mở rộng kết quả của Brown, Douglas và Fillmore cho
trường hợp các C∗-mở rộng có dạng (0.2) (xem [32]). Ông đã đưa ra định nghĩa về một
song hàm tử KK-lý thuyết và chỉ ra rằng nhóm Ext(A,B) của các C ∗-mở rộng có dạng
(0.2) đẳng cấu với nhóm KK 1(A,B) do ông xây dựng trong trường hợp A là một C∗-đại
số tách được và B là một C∗-đại số hạt nhân 2. Như vậy bằng việc đề xuất khái niệm
KK-lý thuyết Kasparov đã giải quyết trọn vẹn bài toán do Atiyah đặt ra.

Lịch sử vấn đề cần nghiên cứu

Lấy ý tưởng từ sự ra đời của cơ học lượng tử mà trong đó, đứng trên quan điểm toán
học, việc nghiên cứu đại số giao hoán của các hàm trên một không gian trong cơ học cổ
điển được thay thế bởi việc nghiên cứu các đại số không giao hoán của các toán tử trên
2 Xem Phụ lục A.6
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một không gian Hilbert, năm 1983 nhà toán học người Pháp Alain Connes 3 đã đề xuất
chương trình hình học không giao hoán.

Trong chương trình này các nhà toán học đã xây dựng được hàng loạt các đối tượng
không giao hoán tương ứng với các đối tượng trong hình học cổ điển. Ta sẽ điểm qua
một số mốc lịch sử đóng vai trò quan trọng trong sự ra đời của chương trình hình học
không giao hoán. Năm 1943, Gelfand-Na ǐmark[22] đã chứng minh được rằng có một đối
ngẫu giữa các C∗-đại số giao hoán với các không gian Hausdorff compact địa phương
và từ đó mỗi C∗-đại số không giao hoán được coi như tương ứng với một không gian
hình học \không giao hoán". Năm 1962, Serre-Swan4[54] chỉ ra rằng các phân thớ véctơ
trong hình học cổ điển có thể được thay thế bởi các module xạ ảnh hữu hạn sinh và từ
đó đặt cơ sở cho việc xây dựng phiên bản không giao hoán của K-lý thuyết tôpô là K-lý
thuyết toán tử. Đến năm 1987, Woronowicz[64] đã xây dựng các nhóm lượng tử ma trận
compact, mở đầu cho lý thuyết về nhóm lượng tử, đối tượng được coi như phiên bản
không giao hoán của nhóm cổ điển. Năm 1980, Kasparov[32] đã xây dựng thành công
phiên bản không giao hoán của BDF -lý thuyết là KK-lý thuyết. Năm 1983, những công
trình đầu tiên của Connes về hình học không giao hoán được xuất bản (xem [56]).

Chương trình hình học không giao hoán hiện nay vẫn là một bài toán mở lớn. Nó đòi
hỏi các nhà toán học xây dựng và nghiên cứu các đối tượng không giao hoán tương ứng
với các đối tượng cổ điển. Trong hướng nghiên cứu này Đỗ Ngọc Diệp đã xây dựng và
nghiên cứu thành công hàng loạt các đối tượng không giao hoán như đặc trưng Chern
không giao hoán, đặc trưng Chern-Connes không giao hoán (xem [14, 15, 16]), định lý
Riemann-Roch, định lý chỉ số, đối đồng điều Cěch không giao hoán (xem [17, 18]), ứng
dụng của phương pháp hình học không giao hoán vào nghiên cứu các C ∗-đại số nhóm
(xem [12, 13]), đồng thời ông cũng đang xây dựng một số các đối tượng không giao hoán
khác như CW -phức không giao hoán, phân thớ Serre không giao hoán (xem [19]), các
khung không giao hoán (xem [20]). Vấn đề nghiên cứu của luận văn là sự nối tiếp các
công trình nêu trên của Đỗ Ngọc Diệp. Trong luận văn này chúng tôi sẽ đề xuất khái niệm
và nghiên cứu cấu trúc của các C ∗-đại số của không gian thuần nhất, các không gian này
được coi như phiên bản \không giao hoán" tương ứng với các không gian thuần nhất cổ
điển và do đó cũng được gọi là các không gian thuần nhất không giao hoán.

Kết quả chính và nội dung của luận văn

Kết quả chính của luận văn bao gồm
3 Ông được trao tặng giải thưởng Fields năm 1982
4 Thực chất là trong một công trình của Swan tuy nhiên Serre đã đưa ra ý tưởng từ trước đó



Mục lục viii

� Kết quả đầu tiên của luận văn là đưa ra một chứng minh khác cho khẳng định rằng
KK-lý thuyết là một tổng quát hóa của K-lý thuyết. Để thực hiện điều này chúng tôi
sử dụng định lý Voiculescu-Kasparov[31] để xây dựng cụ thể một *-đồng cấu hút rồi
từ đó thực hiện việc tính toán trực tiếp các đại số đối ngẫu trong đối ngẫu Thomsen
và áp dụng đối ngẫu này để suy ra kết quả cần chứng minh.

� Kết quả chính tiếp theo là việc nghiên cứu cấu trúc của không gian thuần nhất không
giao hoán C ∗

n,k. Việc nghiên cứu này được bắt đầu bằng việc mô tả cấu trúc của các
không gian thuần nhất và C ∗-đại số nhóm tương ứng. Bằng việc chứng minh một số
kết quả liên quan đến các hàm hệ số ma trận chúng tôi thu được một mô tả thu gọn
của C∗-đại số C∗(SU(m)) và từ đó đề xuất các khái niệm C ∗-đại số của không gian
thuần nhất. Sau đó bằng việc sử dụng các kỹ thuật của đại số toán tử chúng tôi chứng
minh được C ∗-đại số C∗

n,k là một AF -đại số và từ đó thu được mô tả ở mức độ K-lý
thuyết của C∗-đại số này.

Nội dung chính của luận văn bao gồm

� Phần mở đầu giới thiệu tổng quan về lịch sử ra đời của đối tượng làm việc chính, xuất
sứ của vấn đề cần nghiên cứu và nội dung chính của luận văn.

� Chương một của luận văn trình bày tổng quan về KK-lý thuyết đẳng biến, kết quả
của Mayer-Thomsen trong việc nghiên cứu tính ổn định của KK-lý thuyết đẳng biến
và đối ngẫu Thomsen trong KK-lý thuyết đẳng biến. Đóng góp của chúng tôi trong
chương này là sử dụng đối ngẫu Thomsen trong KK-lý thuyết đẳng biến để đưa ra
một chứng minh khác cho khẳng định rằng K-lý thuyết là một trường hợp riêng của
KK-lý thuyết.

� Chương hai trình bày kết quả nghiên cứu chính của luận văn . Trong chương này
chúng tôi trình bày các kết quả liên quan đến cấu trúc của các không gian thuần nhất
SU(n+ k)/SU(n) và C∗-đại số nhóm C ∗(SU(m)) làm cơ sở cho việc đề xuất ý tưởng
về các C∗-đại số của không gian thuần nhất. Tiếp đó chúng tôi chứng minh một loạt
các kết quả liên quan đến các hàm hệ số ma trận và từ đó thu được sự mô tả cấu trúc
của C∗-đại số của không gian thuần nhất C ∗

n,k ở mức độ K-lý thuyết.

� Phụ lục của luận văn trình bày những kiến thức cơ bản về các C ∗-đại số và C∗-module
Hilbert làm nền tảng cho việc xây dựng lý thuyết được trình bày trong phần chính
của luận văn.



Danh mục các ký hiệu

B : C∗-đại số của các toán tử tuyến tính liên tục trên l2

Ĝ : Vật đối ngẫu của nhóm G

K : C∗-đại số của các toán tử compact trên không gian Hilbert l2

K0(A) : Nhóm K-lý thuyết chẵn của C ∗-đại số A

K1(A) : Nhóm K-lý thuyết lẻ của C ∗-đại số A

KG : C∗-đại số của các toán tử compact trên L2(G)

KK(A,B)0
G : Nhóm KK-lý thuyết đẳng biến chẵn của các C ∗-đại số A và B

KK(A,B)1
G : Nhóm KK-lý thuyết đẳng biến lẻ của các C ∗-đại số A và B

l2 : Không gian Hilbert {(x1, x2, ...) : xi ∈ C, i = 1, 2, ...,

∞∑

i=1

|xi|2 <∞}

L2(G) : Không gian Hilbert các hàm phức trên G và
∫

G

|f(g)|2dµ(g) <∞

LB(E) : C∗-đại số các toán tử khả liên hợp trên B-module Hilbert E

M(A) : Đại số nhân tử của C ∗-đại số A

N : Tập các số nguyên dương

Q : Đại số CalkinM(K)/K

Z : Tập các số nguyên
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1.1 Sự ra đời và phát triển của KK-lý thuyết đẳng biến

KK-lý thuyết đẳng biến là một bộ phận quan trọng của KK-lý thuyết, được đề xuất vào
năm 1988 bởi Kasparov khi ông muốn tìm một phiên bản đẳng biến của KK-lý thuyết
không đẳng biến do chính ông đề xuất với mục đích ban đầu là nghiên cứu giả thuyết
Novikov (xem [34]).

Đối với KK-lý thuyết đẳng biến với tác động của một nhóm compact thì mọi kết quả
thu được từ KK-lý thuyết không đẳng biến được suy ra một cách trực tiếp và đã được
chính Kasparov xây dựng (xem [32]). Đối với trường hợp nhóm tác động chỉ thỏa mãn
tính chất compact địa phương và tiên đề đếm được thứ hai thì mọi sự tổng quát hóa là
không tầm thường. Lý do chính của sự khó khăn này là định lý ổn định của Kasparov
cho trường hợp không đẳng biến (xem [31, Định lý 2]) không còn đúng trong trường
hợp nhóm tác động là một nhóm compact địa phương nữa (xem [39, Mục 1]). Năm 2000,
Meyer đã đề xuất một ý tưởng để khắc phục khó khăn trên khi ông đòi hỏi tác động trái



1.2. Các cấu trúc đẳng biến 3

của một C∗-đại số trên một bộ ba Kasparov tương ứng phải có tính chất cốt yếu 1 (xem
[39]). Bằng cách này ông đã thu được rất nhiều kết quả quan trọng như chứng minh
được bức tranh Cuntz cho trường hợp KK-lý thuyết đẳng biến (trường hợp không đẳng
biến xem [10]), đưa ra một chứng minh khác cho tính chất là một hàm tử đồng luân, ổn
định, chẻ, khớp phổ dụng của KK-lý thuyết đẳng biến.

Để làm rõ ý nghĩa của nội dung được trình bày trong chương này, ta tóm tắt những
đóng góp chính của Klaus Thomsen cho việc phát triển KK-lý thuyết đẳng biến. Đóng
góp đáng kể đầu tiên của Thomsen là việc ông đã chứng minh được tính chất là một
hàm tử đồng luân, ổn định, chẻ, khớp phổ dụng của KK-lý thuyết đẳng biến (xem [58]).
Kế đến năm 2000 ông đã chứng minh được phiên bản đẳng biến kết quả của Kasparov
về mối quan hệ giữa KK-lý thuyết và lý thuyết mở rộng của các C ∗-đại số (xem [59]).
Năm 2005, Thomsen đã nghiên cứu những cấu trúc ổn định của KK-lý thuyết đẳng biến
do Meyer đề xuất, mà trong cấu trúc đó các phần tử của KK-nhóm được đặc trưng bởi
các bộ ba Kasparov cơ bản và cốt yếu (xem [39, Bổ đề 3.3]), nhờ đó ông đã chứng minh
được tính ổn định của các phần tử trong KK-nhóm với \nhiễu" của các bộ ba Kasparov
suy biến và đồng thời sử dụng kết quả này để chứng minh một đối ngẫu 2 giữa KK-lý
thuyết đẳng biến của một cặp G-đại số và K-lý thuyết của một C ∗-đại số tương ứng
(xem [61]).

Nội dung của phần này của luận văn sẽ hướng vào mục tiêu mô tả theo hướng nghiên
cứu của Thomsen cấu trúc của KK-lý thuyết đẳng biến như đã nói ở trên. Các tài liệu
[29, 61, 34] là những tài liệu chính để tìm hiểu về KK-lý thuyết đẳng biến. Trong toàn
bộ chương này ta luôn giả sử G là một nhóm compact địa phương thỏa mãn tiên đề đếm
được thứ hai.

1.2 Các cấu trúc đẳng biến

1.2.1 Một số cấu trúc C
∗-đại số đẳng biến và C

∗-module Hilbert

đẳng biến

Phần này của luận văn sẽ trình bày việc xây dựng các cấu trúc đẳng biến của các đối
tượng không đẳng biến tương ứng. Phần kiến thức chuẩn bị cho mục này liên quan đến
các cấu trúc không đẳng biến được trình bày trong Phụ lục B của luận văn.

G-®¹i sè

1 Xem định nghĩa 1.9
2 Ta sẽ bàn về đối ngẫu này ở chương tiếp theo
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Chúng ta sẽ bắt đầu với khái niệm về một G-đại số, là phiên bản đẳng biến của một
C∗-đại số không đẳng biến.

Định nghĩa 1.1 (G-đại số). Một G-đại số là một cặp (A, α) trong đó A là một σ-unital
C∗-đại số 3 và α : G→ Aut(A) là một đồng cấu nhóm sao cho ánh xạ G 3 g 7→ αg(a) liên
tục theo chuẩn với mọi a ∈ A.

Nhận xét. Từ định nghĩa của một G-đại số , cho trước hai G-đại số A và B ta có thể cho
tích tensor cực tiểu A⊗∗ B (xem Phụ lục A.6) cấu trúc của một G-đại số nhờ tác động:

g.(a⊗ b) = g.a⊗ g.b (1.1)

với mọi g ∈ G, a ∈ A, b ∈ B.

G-module Hilbert

Tiếp theo là khái niệm về một G-module Hilbert, phiên bản đẳng biến của C ∗-module
Hilbert.

Định nghĩa 1.2 (G-module Hilbert). Cho (B, β) là một G-đại số . Một B,G-module
Hilbert là một cặp (E, ν), trong đó E là một B-module Hilbert và ν là một biểu diễn của
G vào không gian các phép biến đổi tuyến tính trên E sao cho

• Ánh xạ Gì E 3 (g, e) 7→ νg(e) liên tục.

• νg(e.b) = νg(e)βg(b) với mọi g ∈ G, e ∈ E, b ∈ B.
• 〈νg(e), νg(f)〉 = βg(〈e, f〉) với mọi g ∈ G, e, f ∈ E.

Nhận xét. Giả sử (B, β) là một G-đại số, (E, ν) và (F, ω) là các B, G-module Hilbert.
Tác động ν và ω của G cảm sinh một tác động của G trên LB(E, F ), không gian các
toán tử khả liên hợp từ B-module Hilbert E vào B-module Hilbert F , theo công thức
g.L = ωgLνg−1 .

Định nghĩa 1.3 (G-module Hilbert phân bậc). Cho B là một G-đại số. Một B,G-
module Hilbert phân bậc là một B-module Hilbert phân bậc 4 sao cho tác động của nhóm
G trên E bảo toàn bậc của sự phân bậc trên E.

Ví dụ 1.1 (Tích tensor trong đẳng biến). Giả sử A là một G-đại số , E là một B,G-module
Hilbert, ϕ : A→ LB(E) là một *-đồng cấu đẳng biến. Trong Phụ lục B.3 ta đã xây dựng
tích tensor trong phân bậc A⊗

ϕ
E. Ta định nghĩa một tác động của G trên A⊗

ϕ
E như sau

3 Xem Phụ lục A.4
4 Xem Phụ lục B.2
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g.(a⊗
ϕ
e) = g.a⊗

ϕ
g.e (g ∈ G, a ∈ A, e ∈ E).

Dễ dàng kiểm tra được rằng với tác động trên của G thì A⊗
ϕ
E trở thành một B,G-module

Hilbert .

G-module Hilbert L2(G,E)

Cho B là một G-đại số và (E, ν) là một B,G-module Hilbert. Ký hiệu L2(G,E) là không
gian véctơ phức các hàm f : G→ E bình phương khả tích theo nghĩa tích phân theo độ
đo Haar trái trên G của hàm f tồn tại, tức là

∫
G

‖f(g)‖2dµ(g) <∞.

Trang bị cho L2(G,E) cấu trúc một B-module như sau (f.b)(g) = f(g)b với mọi f ∈
L2(G,E), b ∈ B, g ∈ G và tích trong 〈f, h〉 =

∫
G

〈f(g), h(g)〉dµ(g) với mọi f, g ∈ L2(G,E).

Dễ dàng kiểm tra với các cấu trúc trên thì L2(G,E) trở thành một B-module Hilbert. Để
L2(G,E) trở thành một B,G-module Hilbert ta tiếp tục trang bị cho L2(G,E) một tác
động ν ⊗ λ của nhóm G theo công thức sau

(ν ⊗ λ)tf(s) = νtf(t−1s)

với mọi f ∈ L2(G,E), t, s ∈ G. Dễ dàng kiểm tra khi đó (L2(G,E), ν⊗λ) trở thành một
B,G-module Hilbert.

E∞

Cho E là một B,G-module Hilbert. Ký hiệu E∞ là không gian véctơ phức các dãy

(e1, e2, e3, . . .) với các ei ∈ E, i = 1, 2, . . . sao cho chuỗi
∞∑
i=1

〈ei, ei〉 hội tụ theo chuẩn trong

B. Dễ dàng kiểm tra rằng E∞ trở thành một B-module Hilbert nếu ta trang bị cho E∞

cấu trúc B-module với

(e1, e2, e3, . . .).b = (e1.b, e2.b, e3.b, . . .)

và tích trong

〈(e1, e2, e3, . . .), (f1, f2, f3, . . .)〉 =
∞∑

i=1

〈ei, fi〉

với mọi (e1, e2, e3, . . .), (f1, f2, f3, . . .) ∈ B∞, b ∈ B.
Ta tiếp tục trang bị cho E∞ cấu trúc của một B,G-module Hilbert với tác động dưới

đây của nhóm G

t.(e1, e2, e3, . . .) = (t.e1, t.e2, t.e3, . . .)

với mọi (e1, e2, e3, . . .) ∈ E∞, t ∈ G. Khi đó E∞ có cấu trúc của một B,G-module Hilbert.
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B,G-module Hilbert đếm được sinh

Định nghĩa 1.4.Một B,G-module Hilbert E được gọi là đếm được sinh nếu tồn tại một
tập đếm được phần tử M của E sao cho bao tuyến tính của MB trù mật trong E

Ví dụ 1.2. Giả sử B là một G-đại số . Khi đó nó là một σ-đại số, từ đó một cách trực tiếp
suy ra được B là một B,G-module Hilbert đếm được sinh trong đó tập con đếm được
trù mật trong B chính là dãy đơn vị xấp xỉ của B.

1.2.2 Tính ổn định và G-ổn định của các G-đại số

G-đại số ổn định

Gọi K là C∗-đại số của các toán tử compact trên không gian Hilbert l2. Xem K là một
G-đại số với tác động tầm thường của nhóm G. Khi đó

Định nghĩa 1.5.Một G-đại số B được gọi là ổn định nếu các G-đại số B và B ⊗K đẳng
cấu với nhau.

G-đại số G-ổn định

Gọi KG là C∗-đại số của các toán tử compact trên không gian Hilbert L2(G). Gọi λ là
biểu diễn chính quy trái của nhóm G trên L2(G). Khi đó (KG, Adλ) trở thành một G-đại
số . Ký hiệu KG là G-đại số

(K⊗KG, idK ⊗ Adλ).

Khi đó ta có định nghĩa một G-đại số G-ổn định như sau

Định nghĩa 1.6. Một G-đại số A được gọi là G-ổn định nếu các G-đại số A và A ⊗ KG

đẳng cấu với nhau.

Định lý sau đây của Meyer là mấu chốt cho việc nghiên cứu tính ổn định hóa các phần
tử của KK-nhóm của Thomsen.

Định lý 1.1 ([39]). Cho A và B là các G-đại số, A là G-ổn định, E là một B,G-module
Hilbert đếm được sinh và ϕ : A→ LB(E) là một *-đồng cấu đẳng biến sao cho ϕ(A)E = E.
Khi đó ta có đẳng cấu giữa các B,G-module Hilbert sau

E ⊕ L2(G,B∞) ' L2(G,B∞).
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Như đã nói trong Mục 1.1, định lý ổn định của Kasparov trong trường hợp không đẳng
biến nói chung không còn đúng trong trường hợp đẳng biến nữa. Tuy nhiên định lý sau
đây cho ta một trường hợp mà định lý ổn định đó đúng.

Định lý 1.2. Cho A và B là các G-đại số G-ổn định, E là một B,G-module Hilbert đếm
được sinh và ϕ : A→ LB(E) là một *-đồng cấu đẳng biến sao cho ϕ(A)E = E. Khi đó ta
có đẳng cấu giữa các B,G-module Hilbert sau

E ⊕B ' B.

Chứng minh. Chú ý rằng các đẳng cấu trong chứng minh này sẽ được hiểu là đẳng cấu
giữa các B,G-module Hilbert . Vì B là C ∗-đại số G-ổn định nên nó ổn định. Do đó nhờ
[29, Bổ đề 1.3.2] ta có

B∞ ' B. (1.2)

Mặt khác do B là G-ổn định nên theo [61, Bổ đề 2.6] ta có

B ' L2(G,B). (1.3)

Kết hợp Định lý 1.1 và các biểu thức (1.2), (1.3) ta có

E ⊕B ' E ⊕ L2(G,B) ' E ⊕ L2(G,B∞)

' L2(G,B∞) ' L2(G,B)

' B.

�

1.3 Sự ổn định hóa KK-lý thuyết đẳng biến

Phần này của luận văn sẽ nghiên cứu việc đơn giản hóa khái niệm của KK-lý thuyết
đẳng biến thông qua việc nghiên cứu tính ổn định của các phần tử trong các KK-nhóm
với \nhiễu" của các phần tử suy biến và đặc trưng của chúng bởi các bộ ba Kasparov cơ
bản và cốt yếu. Có thể tham khảo thêm các cách đơn giản hóa cho trường hợp không
đẳng biến trong [4, Mục 17.4] để thấy rằng công việc đơn giản hóa ở đây được tiến hành
theo một hướng khác, trong đó một trong những công cụ chính là các liên thông được
đề xuất bởi Connes và Skandalis (xem [8]). Trong mục này ta luôn giả sử A và B là các
G-đại số, A tách được và B ổn định.

1.3.1 Trường hợp chẵn

Trong phần này ta sẽ nghiên cứu sự ổn định trong trường hợp chẵn, tức trường hợp các
bộ ba Kasparov là chẵn.
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Nhóm KK0
G(A,B)

Định nghĩa 1.7 (Bộ ba Kasparov chẵn). Một bộ ba Kasparov chẵn cho hai G-đại số A
và B là một bộ ba đối tượng (E,ϕ, F ), trong đó E là một B,G-module Hilbert đếm được
sinh phân bậc, ϕ : A→ LB(E) là một *-đồng cấu đẳng biến ánh xạ A vào các phần tử bậc
0 của LB(E) và F là một toán tử bậc 1 trong LB(E) sao cho

(F ∗ − F )ϕ(a), (F 2 − 1)ϕ(a), Fϕ(a)− ϕ(a)F, (g.F − F )ϕ(a) ∈ KB(E)

với mọi a ∈ A và g ∈ G.
Tập hợp mọi bộ ba Kasparov chẵn cho hai G-đại số A và B được ký hiệu là EG(A,B).

Bộ ba Kasparov chẵn (E,ϕ, F ) được gọi là suy biến nếu

(F ∗ − F )ϕ(a) = (F 2 − 1)ϕ(a) = Fϕ(a)− ϕ(a)F = (g.F − F )ϕ(a) = 0

với mọi a ∈ A và g ∈ G.
Tập hợp các bộ ba Kasparov chẵn suy biến cho hai G-đại số A và B được ký hiệu là

DG(A,B).

Ta sẽ định nghĩa một số khái niệm cơ bản trên các bộ ba Kasparov chẵn như sau:

Hai bộ ba Kasparov chẵn E1 = (E1, ϕ1, F1) và E2 = (E2, ϕ2, F2) cho hai G-đại số A
và B được gọi là đẳng cấu với nhau, ký hiệu là E1 ' E2, nếu tồn tại một đẳng cấu
ζ : E1 → E2 giữa các B,G-module Hilbert sao cho SE2

◦ ζ = ζ ◦ SE1
, F2 ◦ ζ = ζ ◦ F1 vµ

ϕ2(a) ◦ ζ = ζ ◦ ϕ1(a) (a ∈ A), trong đó SE1
và SE2

lần lượt là các toán tử phân bậc của
các B,G-module Hilbert E1 và E2.

Hai bộ ba Kasparov chẵn E0 = (E0, ϕ0, F0) và E1 = (E1, ϕ1, F1) cho hai G-đại số A và
B được gọi là đồng luân toán tử với nhau, ký hiệu là E0 ∼OH E1, nếu tồn tại một họ các bộ
ba Kasparov chẵn (E,ϕ,Gt), t ∈ [0, 1] cho A và B sao cho ánh xạ [0, 1] 3 t 7→ Gt liên tục
theo chuẩn, (E,ϕ,G0) đẳng cấu với (E0, ϕ0, F0) và (E,ϕ,G1) đẳng cấu với (E1, ϕ1, F1).

Tổng trực tiếp của hai bộ ba Kasparov chẵn E1 = (E1, ϕ1, F1) và E2 = (E2, ϕ2, F2) cho
hai G-đại số A và B là bộ ba Kasparov

E1 ⊕ E2 = (E1, ϕ1, F1)⊕ (E2, ϕ2, F2) = (E1 ⊕ E2, ϕ1 ⊕ ϕ2, F1 ⊕ F2) (1.4)

trong đó E1⊕E2 được phân bậc bởi toán tử phân bậc là tổng trực tiếp các toán tử phân
bậc của E1 và E2.

Định nghĩa 1.8 (Nhóm KK-lý thuyết đẳng biến chẵn). Ta định nghĩa một quan hệ
trên EG(A,B) như sau: Hai bộ ba Kasparov chẵn E1, E2 ∈ EG(A,B) được gọi là có quan hệ
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∼KK với nhau, ta viết E1 ∼KK E2, nếu tồn tại các bộ ba Kasparov chẵn D1,D2 ∈ DG(A,B)

sao cho
E1 ⊕D1 ∼OH E2 ⊕D2.

Do quan hệ ∼OH là một quan hệ tương đương nên ∼KK là một quan hệ tương đương trên
EG(A,B). Khi đó ta gọi KK0

G(A,B) là thương của EG(A,B) đối với quan hệ tương đương
∼KK , ta có

KK0
G(A,B) = EG(A,B)/ ∼KK= {E : E ∈ EG(A,B)}

trong đó
Ē = {F ∈ EG(A,B) : F ∼KK E}.

Ta định nghĩa một phép toán cộng trên KK 0
G(A,B) như sau: Với hai phần tử bất kỳ

ψ1, ψ2 ∈ KK0
G(A,B), giả sử E1 và E2 là hai bộ ba Kasparov chẵn lần lượt thuộc ψ1 và ψ2.

Ta định nghĩa tổng của hai lớp ψ1 và ψ2, ký hiệu là ψ1 +ψ2, là một lớp tương đương theo
quan hệ ∼KK với đại diện là bộ ba Kasparov chẵn E1 ⊕ E2. Do tổng hai bộ ba Kasparov
chẵn suy biến là một bộ ba suy biến và nếu E1 ∼OH E ′1, E2 ∼OH E ′2 thì E1⊕E2 ∼OH E ′1⊕E ′2
với mọi E1, E ′1, E2, E ′2 ∈ EG(A,B), nên định nghĩa phép cộng như trên là xác định.

Định lý 1.3. KK0
G(A,B) là một nhóm giao hoán.

Chứng minh. Hiển nhiên 0 = D với D ∈ DG(A,B) là phần tử trung hòa của KK0
G(A,B).

Xét phần tử bất kỳ E ∈ KK0
G(A,B), trong đó E = (E,ϕ, F ) ∈ EG(A,B). Gọi SE là toán

tử phân bậc của E. Ký hiệu −E là B,G-module Hilbert E phân bậc bởi ánh xạ −SE và
−E = (−E,ϕ,−F ). Ta sẽ chứng minh −E là nghịch đảo của phần tử E . Thật vậy, xét
họ các bộ ba Kasparov chẵn sau đây

Et = (E ⊕ (−E),



ϕ 0

0 ϕ



 ,



 (cos t)F sin t

sin t (− cos t)F



)

víi 0 ≤ t ≤ π
2
. Do E0 = E ⊕ (−E) và Eπ/2 = (E ⊕ (−E), ϕ⊕ ϕ, 1̂) ∈ DG(A,B) nên

E ⊕ (−E) ∼OH Eπ
2

và do đó E +−E = 0. Vì vậy −E là nghịch đảo của E.
Việc kiểm tra KK0

G(A,B) thỏa mãn những điều kiện còn lại để trở thành một nhóm
giao hoán là tầm thường. Vậy ta có điều phải chứng minh. �

Các bộ ba Kasparov chẵn thuần nhất, cơ bản, cốt yếu
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Định nghĩa 1.9. Gọi Be là B,G-module Hilbert phân bậc B ⊕ B với ánh xạ phân bậc
B ⊕B 3 (x, y) 7→ (x,−y) ∈ B ⊕B. Mét bé ba Kasparov chẵn (E,ϕ, F ) cho A và B được
gọi là cơ bản nếu E = B e và cốt yếu nếu ϕ(A)E = E.

Bộ ba Kasparov chẵn (E,ϕ, F ) được gọi là thuần nhất nếu B,G-module Hilbert phân
bậc E có dạng E = E0 ⊕ E0, E0 là một B,G-module Hilbert nào đó, với ánh xạ phân bậc
E0 ⊕ E0 3 (x, y) 7→ (x,−y) ∈ E0 ⊕ E0 và ϕ = (ψ, ψ) trong đó ψ : A → LB(E0) là một
*-đồng cấu đẳng biến.

Nhận xét. Chúng ta dễ dàng suy ra được hai nhận xét sau:

• Tổng trực tiếp của hai bộ ba Kasparov chẵn cơ bản (tương ứng cốt yếu) là một bộ ba
Kasparov chẵn cơ bản (tương ứng cốt yếu).

• Nếu (E0⊕E0, (ψ, ψ), F ) là một bé ba Kasparov chẵn thuần nhất thì (E0⊕E0, (ψ, ψ), 1̂),

víi, 1̂ =



1 0

0 1



, là một bộ ba Kasparov chẵn thuần nhất và suy biến.

Ta sẽ nghiên cứu đặc trưng Meyer-Thomsen của các phần tử trong một KK-nhóm bởi
các bộ ba Kasparov chẵn cơ bản, cốt yếu ổn định với \nhiễu" của các bộ ba Kasparov chẵn
suy biến. Chiếc cầu trung gian của công việc này chính là các bộ ba Kasparov chẵn thuần
nhất. Đầu tiên ta thay thế một bộ ba Kasparov chẵn bất kỳ bởi một bộ ba Kasparov
chẵn thuần nhất (sai khác một bộ ba Kasparov chẵn suy biến), nhờ Định lý 1.4. Tiếp đó
sử dụng khái niệm liên thông do Connes và Skandalis xây dựng (xem [8]) ta thay thế
được các bộ ba Kasparov chẵn thuần nhất bởi các bộ ba Kasparov chẵn cốt yếu (sai khác
một bộ ba Kasparov chẵn suy biến) nhờ Bổ đề 1.1. Sau đó sử dụng Định lý ổn định 1.2 ta
thu được kết quả cuối cùng.

Định lý 1.4. Cho E=(E,ϕ, F ) là một bộ ba Kasparov chẵn. Khi đó tồn tại một bộ ba
Kasparov chẵn suy biến D sao cho E ⊕ D đẳng cấu với một bộ ba Kasparov chẵn thuần
nhất. Nếu E là cơ bản thì có thể chọn được D là bộ ba Kasparov chẵn cơ bản và suy biến.

Chứng minh của định lý này có thể xem trong [61, Bổ đề 3.2].

F -liên thông

Cho E là một B,G-module Hilbert và ϕ : A → LB(E) là một *-đồng cấu đẳng biến.
Trong Ví dụ 1.1 ta đã xây dựng được tích tensor trong phân bậc E ′ = A⊗

ϕ
E. Bây giờ ta

sẽ làm việc với khái niệm các liên thông trong LB(E ′).

Định nghĩa 1.10. Với mỗi a ∈ A, gọi Ta : E → E ′ là ánh xạ xác định bởi Ta(y) = a⊗
ϕ
y, với

mọi y ∈ E. Dễ dàng kiểm tra rằng Ta là một toán tử khả liên hợp và T ∗

a (b⊗
ϕ
e) = ϕ(a∗b)e.
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Ta xác định toán tử T̃a, a ∈ A như sau

T̃a =



 0 T ∗

a

Ta 0



 ∈ LB(E ⊕ E ′).

Với mỗi F ∈ LB(E), một toán tử F ′ ∈ LB(E ′) thỏa mãn

[T̃a, F ⊕ F ′] ∈ KB(E ⊕E ′) (1.5)

với mọi a ∈ A được gọi là một F -liên thông.

Nhận xét. Dễ dàng kiểm tra được rằng điều kiện (1.5) là tương đương với hệ sau



TaF − F ′Ta ∈ KB(E,E ′)

FT ∗

a − T ∗

aF
′ ∈ KB(E ′, E)

với mọi a ∈ A.
Định lý sau đây của Meyer (xem [39, Mục 3]) đóng vai trò quyết định trong việc xây

dựng đặc trưng bởi một bộ ba Kasparov chẵn cốt yếu của các phần tử trong KK-nhóm
chẵn đẳng biến.

Định lý 1.5 ([39]). Cho A và B là các G-đại số, A là G-ổn định và E = (E,ϕ, F ) là một
bộ ba Kasparov chẵn sao cho ϕ(A)E = E. Khi đó

(i) Tồn tại một F -liên thông F ′ G-bất biến và có bậc 1.

(ii) Ta định nghĩa ánh xạ ϕ′ : A→ LB(E ′) bởi công thức

ϕ′(a)(a1 ⊗
ϕ
e) = aa1 ⊗

ϕ
e (a, a1 ∈ A, e ∈ E).

Khi đó (E ′, ϕ′, F ′) là một bộ ba Kasparov chẵn.

(iii) Ký hiệu Eess = ϕ(A)E. Khi đó ánh xạ ζ : E′ → Eess xác định bởi ζ(a⊗
ϕ
e) = ϕ(a)e là

một đẳng cấu giữa các B,G-module Hilbert phân bậc. Ta định nghĩa một toán tử F ess

bởi sơ đồ giao hoán sau

E ′
F ′

- E ′

Eess

ζ−1

6

Fess - Eess

ζ

?

nghĩa là Fess = ζF ′ζ−1 và ϕess(a) = ϕ(a)|Eess
(a ∈ A). Khi đó Eess = (Eess, ϕess, Fess)

là một bộ ba Kasparov chẵn cốt yếu. Hơn nữa bộ ba này là thuần nhất khi bộ ba Kasparov
E = (E,ϕ, F ) là thuần nhất.
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Bổ đề sau đây của Thomsen (xem [61, Bổ đề 3.6]) sẽ mô tả mối quan hệ giữa bộ ba
Kasparov chẵn thuần nhất E = (E,ϕ, F ) với bộ ba Kasparov chẵn thuần nhất E ess =

(Eess, ϕess, Fess) mà ta vừa xây dựng trong Định lý 1.5 ở trên.

Bổ đề 1.1 ([61], Bổ đề 3.6). Cho E = (E,ϕ, F ) là một bộ ba Kasparov chẵn thuần nhất.
Đặt

L1 = (Eess, 0, Fess)⊕ (E,ϕ, 1̂)⊕ (Eess, 0, 1̂)⊕ (E, 0, 1̂)⊕ (Eess, ϕess, 1̂)

và
L2 = (E, 0, F )⊕ (E,ϕ, 1̂)⊕ (Eess, 0, 1̂)⊕ (E,ϕ, 1̂)⊕ (Eess, 0, 1̂).

Khi đó
E ⊕ L1 ∼OH Eess ⊕ L2.

Đặc trưng các phần tử trong KK-nhóm

Bổ đề 1.2. Cho A và B là các G-đại số , B là G-ổn định và A tách được. Khi đó tồn tại
một *-đồng cấu đẳng biến ϕ : A → M(B) sao cho ϕ(A)B = B, trong đó M(B) là đại số
nhân tử5 của B.

Chứng minh. Theo [44, Chương 7] tồn tại cặp (π, u) trong đó π : A→ B = M(K) là một
biểu diễn của A trên l2 và u : G→ B là một biểu diễn unita không suy biến của G trên
l2, tức thỏa mãn6

π(A)K = K (1.6)

và
Adug(π(a)) = ugπ(a)u∗g = π(ga) (g ∈ G, a ∈ A).

Gọi β là tác động của G trên B. Khi đó nhờ Mệnh đề 1.7, Phụ lục A.5 β được mở rộng
thành tác động β liên tục theo tôpô chặt trong M(B) của G trên M(B). Do β và Adu
lần lượt là các tác động của G trên M(B) và B(l2) = M(K) nên β ⊗ Adu trở thành một
tác động của G trên M(B ⊗K) = M(M(B)⊗M(K)) theo công thức

(β ⊗Adu)g(b⊗ f) = βg(b)⊗ Adug(f) (g ∈ G, b ∈M(B), f ∈M(K)).

Ta định nghĩa một ánh xạ π0 : (A, α)→ (M(B ⊗K), β ⊗ Adu) xác định bởi

π0(a)(b⊗ f) = b⊗ π(a)f (a ∈ A, b ∈ B, f ∈M(K)).

Hiển nhiên π0 là một *-đồng cấu đẳng biến. Ngoài ra
5 Xem Phụ lục A.5
6 Nói cách khác biểu diễn π là không suy biến
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π0(A)(B ⊗K) = B ⊗ π(A)K = B ⊗ π(A)K.

Kết hợp biểu thức trên với công thức (1.6) ta có

π0(A)(B ⊗K) = B ⊗K. (1.7)

Do B là G-đại số G-ổn định nên áp dụng [61, Bổ đề 2.7] ta suy ra tồn tại một *-đẳng cấu
đẳng biến

θ : (B ⊗K, β ⊗Adu)→ (B, β).

Gọi θ : M(B ⊗K)→ B là mở rộng liên tục theo tôpô chặt của θ. Ta định nghĩa ánh xạ
ϕ xác định bởi sơ đồ giao hoán sau

M(B ⊗K)
θ - M(B)

A

π0

6

ϕ

-

tức là ϕ = θ ◦ π0. Dễ dàng kiểm tra rằng ϕ là *-đồng cấu đẳng biến. Theo Mệnh đề
1.8, Phụ lục A.5 thì θ là một *-đẳng cấu, do đó từ (1.7) ta suy ra θ(π0(A))(B) = B hay
ϕ(A)B = B. Vậy ta có điều phải chứng minh. �

Cuối cùng ta thu được các định lý sau đây là các kết quả chính của Thomsen[61] khi ông
nghiên cứu tính ổn định của các phần tử của KK-nhóm.

Định lý 1.6. Giả sử A và B là các G-đại số G-ổn định, A tách được. Khi đó

(i) Mọi phần tử của KK0
G(A,B) đều được đại diện bởi một bộ ba Kasparov chẵn cơ bản,

cốt yếu cho A và B.

(ii) Hai bộ ba Kasparov chẵn cơ bản, cốt yếu E1 và E2 cho A và B xác định cùng một phần
tử thuộc KK0

G(A,B) khi và chỉ khi tồn tại các bộ ba Kasparov chẵn suy biến cơ bản,
cốt yếu D1 và D2 cho A và B sao cho

E1 ⊕D1 ∼OH E2 ⊕D2.

Chứng minh. (i) Giả sử ψ ∈ KK0
G(A,B) là một phần tử tùy ý, E ∈ ψ là một đại diện bất

kỳ của ψ. Theo Định lý 1.4 tồn tại một bộ ba Kasparov chẵn suy biến D và một bộ ba
Kasparov chẵn thuần nhất E1 sao cho E ⊕ D ' E1. Do D suy biến nên E1 ∈ ψ.
Giả sử E1 = (E,ϕ, F ). Theo Bổ đề 1.1 tồn tại các bộ ba Kasparov suy biến L1 và L2

sao cho
E1 ⊕ L1 ∼OH (Eess, ϕess, Fess)⊕ L2. (1.8)
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Do L1 suy biến nên E1 ⊕ L1 ∈ ψ. Do vậy từ biểu thức (1.8) suy ra

(Eess, ϕess, Fess)⊕ L2 ∈ ψ.

Từ đó ta có τ = (Eess, ϕess, Fess) ∈ ψ do L2 suy biến, trong đó chú ý rằng τ là thuần
nhất và cốt yếu.

Mặt khác từ Bổ đề 1.2 suy ra tồn tại một *-đồng cấu π : A→ M(B) sao cho π(A)B = B.
Nhờ đó bộ ba Kasparov chẵn

L = (Be, π ⊕ π,



0 1

1 0



) (1.9)

là suy biến và cốt yếu. Gọi E0
ess và E

1
ess lần lượt là các B,G-module Hilbert con bao gồm

các phần tử bậc 0 và bậc 1 của Eess. Từ Định lý 1.2 ta có đẳng cấu giữa các B,G-module
Hilbert sau đây

Eess ⊕ Be ' (E0
ess ⊕ B)⊕ (E1

ess ⊕ B)

' Be.

Giả sử ζ : Eess ⊕Be → Be là đẳng cấu giữa hai B,G-module Hilbert ở trên. Khi đó đặt

F = τ ⊕ L = (Be, ζ(ϕess ⊕ π ⊕ π)ζ−1, ζ(Fess ⊕ 1̂)ζ−1).

Do L suy biến nên F ∈ ψ. Hiển nhiên F là một bộ ba Kasparov chẵn cơ bản.
Ta sẽ chứng minh nếu E1 = (E1, ϕ1, F1) là một bộ ba Kasparov chẵn cốt yếu và đẳng

cấu với bộ ba Kasparov chẵn E2 = (E2, ϕ2, F2) thì E2 cũng là một bộ ba Kasparov chẵn
cốt yếu. Thật vậy, giả sử ζ : E1 → E2 là đẳng cấu thỏa mãn F2 = ζ ◦ F1 ◦ ζ−1, ϕ2(a) =

ζ ◦ ϕ1(a) ◦ ζ−1 (a ∈ A). Khi đó

ϕ2(a)(E2) = ζ ◦ ϕ1(a) ◦ ζ−1(E2)

= ζ ◦ ϕ1(a)(E1)

= ζ(ϕ1(a)(E1))

= ζ(E1)

= E2.

Do τ và L là các bộ ba Kasparov chẵn cốt yếu nên từ chứng minh trên suy ra F cũng là
một bộ ba Kasparov chẵn cốt yếu. Vậy với mỗi phần tử ψ bất kỳ thuộc KK 0

G(A,B) đều
có một đại diện là một bộ ba Kasparov chẵn cơ bản và cốt yếu.
(ii) Giả sử hai bộ ba Kasparov chẵn cơ bản, cốt yếu E1 và E2 cho A và B xác định cùng
một phần tử thuộc KK0

G(A,B). Từ Định nghĩa 1.8 suy ra tồn tại các bộ ba Kasparov
chẵn suy biến D1 và D2 sao cho
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E1 ⊕D1 ∼OH E2 ⊕D2.

Theo [61, Bổ đề 3.8] từ biểu thức liền trên ta suy ra

E1 ⊕ (D1)ess ∼OH (E1 ⊕D1)ess

∼OH (E2 ⊕ D2)ess

∼OH E2 ⊕ (D2)ess.

Do đó
E1 ⊕ (D1)ess ⊕ L ∼OH E2 ⊕ (D2)ess ⊕ L. (1.10)

Với L là bộ ba Kasparov chẵn xác định bởi công thức (1.9). Sử dụng Định lý 1.2 và lý
luận tương tự như trong chứng minh của (i) ta suy ra (D1)ess⊕L là một bộ ba Kasparov
chẵn suy biến cơ bản và cốt yếu. Do đó biểu thức (1.10) cho ta điều phải chứng minh. �

1.3.2 Trường hợp lẻ

Phần này nghiên cứu tính ổn định trong trường hợp các bộ ba Kasparov là lẻ. Bằng lập
luận tương tự trường hợp chẵn ta cũng thu được kết quả ổn định cho trường hợp lẻ như
trong trường hợp chẵn. Vì vậy chỉ những thay đổi so với trường hợp chẵn và kết quả
chính của Thomsen[61, Mục 4] sẽ được trình bày.

Định nghĩa 1.11 (Bộ ba Kasparov lẻ). Một bộ ba Kasparov lẻ cho hai G-đại số A và B
là một bộ ba đối tượng (E,ϕ, P ), trong đó E là một B,G-module Hilbert đếm được sinh,
ϕ : A→ LB(E) là một *-đồng cấu đẳng biến và P là một toán tử trong LB(E) sao cho

(P ∗ − P )ϕ(a), (P 2 − P )ϕ(a), Pϕ(a)− ϕ(a)P, (g.P − P )ϕ(a) ∈ KB(E)

với mọi a ∈ A và g ∈ G.
Tập hợp mọi bộ ba Kasparov lẻ cho hai G-đại số A và B được ký hiệu là E1

G(A,B).

Bộ ba Kasparov lẻ (E,ϕ, P ) được gọi là suy biến nếu

(P ∗ − P )ϕ(a) = (P 2 − P )ϕ(a) = Pϕ(a)− ϕ(a)P = (g.P − P )ϕ(a) = 0

với mọi a ∈ A và g ∈ G.
Tập hợp các bộ ba Kasparov lẻ suy biến cho hai G-đại số A và B được ký hiệu là

D1
G(A,B).

Chú ý rằng các B,G-module Hilbert trong các bộ ba Kasparov lẻ là không phân bậc nên
một số khái niệm cơ bản trên các bộ ba Kasparov lẻ sau đây có một số thay đổi so với
trường hợp chẵn:
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Hai bộ ba Kasparov lẻ E1 = (E1, ϕ1, P1) và E2 = (E2, ϕ2, P2) cho hai G-đại số A và B
được gọi là đẳng cấu với nhau, ký hiệu là E1 ' E2, nếu tồn tại một đẳng cấu ζ : E1 → E2

giữa các B,G-module Hilbert sao cho P2 ◦ ζ = ζ ◦ P1 và ϕ2(a) ◦ ζ = ζ ◦ ϕ1(a) (a ∈ A).

Hai bộ ba Kasparov lẻ E0 = (E0, ϕ0, P0) và E1 = (E1, ϕ1, P1) cho hai G-đại số A và B
được gọi là đồng luân toán tử với nhau, ký hiệu là E0 ∼OH E1, nếu tồn tại một họ các bộ
ba Kasparov lẻ (E,ϕ,Gt), t ∈ [0, 1] cho A và B sao cho ánh xạ [0, 1] 3 t 7→ Gt liên tục
theo chuẩn, (E,ϕ,G0) đẳng cấu với (E0, ϕ0, P0) và (E,ϕ,G1) đẳng cấu với (E1, ϕ1, P1).

Tổng trực tiếp của hai bộ ba Kasparov lẻ E1 = (E1, ϕ1, P1) và E2 = (E2, ϕ2, P2)

cho hai G-đại số A và B là bộ ba Kasparov E1 ⊕ E2 = (E1, ϕ1, P1) ⊕ (E2, ϕ2, P2) =

(E1 ⊕ E2, ϕ1 ⊕ ϕ2, P1 ⊕ P2).

Định nghĩa 1.12 (Nhóm KK-lý thuyết đẳng biến lẻ). Ta định nghĩa một quan hệ trên
E1

G(A,B) như sau: Hai bộ ba Kasparov lẻ E1, E2 ∈ E1
G(A,B) được gọi là có quan hệ ∼KK

với nhau, ta viết E1 ∼KK E2, nếu tồn tại các bộ ba Kasparov lẻ D1,D2 ∈ D1
G(A,B) sao cho

E1 ⊕D1 ∼OH E2 ⊕D2.

Do quan hệ ∼OH là một quan hệ tương đương nên ∼KK là một quan hệ tương đương trên
E1

G(A,B). Khi đó ta gọi KK1
G(A,B) là thương của E1

G(A,B) đối với quan hệ tương đương
∼KK , ta có

KK1
G(A,B) = E1

G(A,B)/ ∼KK= {E : E ∈ E1
G(A,B)}

trong đó
Ē = {F ∈ E1

G(A,B) : F ∼KK E}.

Ta định nghĩa một phép toán cộng trên KK 1
G(A,B) như sau: Với hai phần tử bất kỳ

ψ1, ψ2 ∈ KK1
G(A,B), giả sử E1 và E2 là hai bộ ba Kasparov lẻ lần lượt thuộc ψ1 và ψ2.

Ta định nghĩa tổng của hai lớp ψ1 và ψ2, ký hiệu là ψ1 + ψ2, là một lớp tương đương
theo quan hệ ∼KK với đại diện là bộ ba Kasparov lẻ E1⊕E2. Do tổng hai bộ ba Kasparov
lẻ suy biến là một bộ ba suy biến và nếu E1 ∼OH E ′1, E2 ∼OH E ′2 thì E1 ⊕ E2 ∼OH E ′1 ⊕ E ′2
với mọi E1, E ′1, E2, E ′2 ∈ E1

G(A,B), nên định nghĩa phép cộng như trên là xác định.

Định lý 1.7. KK1
G(A,B) là một nhóm giao hoán.

Chứng minh. Với 0 = D với D ∈ D1
G(A,B) là phần tử trung hòa của KK1

G(A,B).
Xét phần tử bất kỳ E ∈ KK1

G(A,B), trong đó E = (E,ϕ, P ) ∈ E1
G(A,B). Ký hiệu

−E = (E,ϕ,−P ). Ta sẽ chứng minh −E là nghịch đảo của phần tử E. Thật vậy, xét họ
các bộ ba Kasparov lẻ sau đây

Et = (E ⊕ E,


ϕ 0

0 ϕ


 ,


 (cos t)P sin t

sin t (− cos t)P


)
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víi 0 ≤ t ≤ π
2
. Do E0 = E ⊕ (−E) vµ Eπ/2 = (E ⊕ E,ϕ⊕ ϕ, 1̂) ∈ D1

G(A,B) nên

E ⊕ (−E) ∼OH Eπ
2

và do đó E +−E = 0. Vì vậy −E là nghịch đảo của E.
Việc kiểm tra KK1

G(A,B) thỏa mãn những điều kiện còn lại để trở thành một nhóm
giao hoán là tầm thường. Vậy ta có điều phải chứng minh. �

Một bộ ba Kasparov lẻ E = (E,ϕ, P ) cho A và B được gọi là cơ bản nếu E = B và
cốt yếu nếu ϕ(A)E = E. Với cách làm tương tự trường hợp chẵn Thomsen[61] đã thu
được định lý sau đây

Định lý 1.8. Giả sử A và B là các G-đại số G-ổn định, A tách được. Khi đó

(i) Mọi phần tử của KK1
G(A,B) đều được đại diện bởi một bộ ba Kasparov lẻ cơ bản, cốt

yếu cho A và B.

(ii) Hai bộ ba Kasparov lẻ cơ bản, cốt yếu E1 và E2 cho A và B định nghĩa cùng một phần
tử thuộc KK1

G(A,B) khi và chỉ khi tồn tại các bộ ba Kasparov lẻ suy biến cơ bản, cốt
yếu D1 và D2 cho A và B sao cho

E1 ⊕D1 ∼OH E2 ⊕D2.

1.4 Đối ngẫu Thomsen trong KK-lý thuyết đẳng biến

Điểm xuất phát của đối ngẫu Thomsen trong KK-lý thuyết đẳng biến là một đối ngẫu
của Paschke[43]. Năm 1981, Paschke đã chứng minh được rằng có tồn tại một đẳng cấu
giữa K0(π(A)c) và nhóm BDF -lý thuyết Ext−1(A) trong đó A là một C∗-đại số tách
được và

π(A)c = {x ∈ Q : xπ(a) = π(a)x ∀a ∈ A}

là hoán tập7 trong đại số Calkin của ảnh π(A) của A qua một mở rộng tầm thường π.
Công trình này của Paschke sau đó đã được mở rộng bởi nhiều nhà toán học trong đó
có Valette[62], Higson[25] và chính Thomsen[60]. Năm 2005, Thomsen[61] đã thành công
trong việc xây dựng một đẳng cấu giữa một nhóm KK-lý thuyết đẳng biến của một cặp
G-đại số với một nhóm K-lý thuyết của một C ∗-đại số . Trong đó các giả thiết đặt lên
các C∗-đại số trong công trình của Thomsen là khá \nhẹ", các C ∗-đại số không nhất thiết
phải là các C∗-đại số hạt nhân, điều kiện mà toàn bộ lý thuyết của Kasparov cũng như
các tác giả trước ông đều phải dùng đến.
7 Tiếng Anh: commutant
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1.4.1 Đồng cấu hút đẳng biến

Khái niệm đồng cấu hút đẳng biến, một phát triển của khái niệm mở rộng hút trong lý
thuyết mở rộng của các C∗-đại số (xem [4, Mục 12.15]) và tiếp đó là khái niệm đồng cấu
hút của chính Thomsen (xem [60]), đóng vai trò quan trọng trong việc xây dựng đối ngẫu
trong KK-lý thuyết đẳng biến của Thomsen.

Trước hết ta nhắc lại khái niệm một mạng G-bất biến tiệm cận. Cho X là một không
gian định chuẩn với tác động của một nhóm G bởi các phép biến đổi tuyến tính trên X.
Một mạng {xλ}λ∈Λ trong X được gọi là G-bất biến tiệm cận nếu

lim
λ

(gxλ − xλ) = 0

trong đó sự hội tụ là đều trên mọi tập con compact của G.

Cho A và B là các G-đại số, A tách được và B ổn định. Nhờ [29, Bổ đề 1.3.2] và B là
C∗-đại số ổn định nên tồn tại một dãy {Si}∞1 các đẳng cự G-bất biến trong M(B) sao

cho chuỗi
∞∑
i=1

SiS
∗

i hội tụ trong tôpô chặt và
∞∑
i=1

SiS
∗

i = 1.

Định nghĩa 1.13.Một *-đồng cấu đẳng biến π : A→ M(B) được gọi là một đồng cấu bão
hòa8 nếu tồn tại một phần tử unita G-bất biến U ∈M(B) sao cho

Uπ(a)U∗ =
∞∑

i=1

S2iπ(a)S∗

2i (a ∈ A).

Trước khi định nghĩa khái niệm một *-đồng cấu hút đẳng biến ta cần đến định lý sau
đây

Định lý 1.9 ([61], Định lý 5.4). Cho A và B là các G-đại số G-ổn định , A tách được. Giả
sử π : A → M(B) là một *-đồng cấu đẳng biến bão hòa. Khi đó các điều kiện sau đây là
tương đương

(i) Với mọi phép co đẳng biến hoàn toàn dương9 ϕ : A→ M(B) đều tồn tại một dãy G-bất
biến tiệm cận các phép co {Wn} ⊂ M(B) sao cho

lim
n→∞

||ϕ(a)−W ∗

nπ(a)Wn|| = 0

với mọi a ∈ A.
(ii) Với mọi phép co đẳng biến hoàn toàn dương ϕ : A→ M(B) đều tồn tại một dãy G-bất

biến tiệm cận {Vn} các đẳng cự trong M(B) sao cho
8 Tiếng Anh: saturated
9 Xem Phụ lục A.3
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(1) V ∗

n π(a)Vn − ϕ(a) ∈ B, n ∈ N, a ∈ A,
(2) lim

n→∞

‖V ∗

n π(a)Vn − ϕ(a)‖ = 0, a ∈ A,
(3) g.Vn − Vn ∈ B với mọi n ∈ N và g ∈ G.

(iii) Với mọi phép co đẳng biến hoàn toàn dương ϕ : A→ M(B) tồn tại một đường liên tục
theo chuẩn và G-bất biến tiệm cận Vt, t ∈ [1,∞), các đẳng cự trong M(B) sao cho

(1) V ∗

t π(a)Vt − ϕ(a) ∈ B, t ∈ [1,∞), a ∈ A,
(2) lim

t→∞

‖V ∗

t π(a)Vt − ϕ(a)‖ = 0, a ∈ A,
(3) g.Vt − Vt ∈ B với mọi t ∈ [1,∞) và g ∈ G.

(iv) Với mọi *-đồng cấu đẳng biến ϕ : A → M(B) tồn tại một đường liên tục theo chuẩn
và G-bất biến tiệm cận Ut, t ∈ [1,∞), các unita trong M(B) sao cho

(1) Ut(π(a)⊕ ϕ(a))U∗

t − π(a) ∈ B, t ∈ [1,∞), a ∈ A,
(2) lim

t→∞

||Ut(π(a)⊕ ϕ(a))U∗

t − π(a)|| = 0, a ∈ A,
(3) g.Ut − Ut ∈ B với mọi t ∈ [1,∞) và với mọi g ∈ G.

(v) Với mọi *-đồng cấu đẳng biến ϕ : A → M(B) tồn tại một dãy G-bất biến tiệm cận
{Un} các unita trong M(B) sao cho

lim
n→∞

||Un(π(a)⊕ ϕ(a))U∗

n − π(a)|| = 0, a ∈ A.

Từ định lý trên ta có định nghĩa sau đây

Định nghĩa 1.14. Giả sử A và B là các G-đại số G-ổn định . Một *-đồng cấu bão hòa
π : A→ M(B) được gọi là hút đẳng biến nếu nếu thỏa mãn một trong năm điều kiện của
Định lý 1.9.

1.4.2 Đối ngẫu Thomsen trong KK-lý thuyết đẳng biến

Xây dựng đại số đối ngẫu DG
π

Với một cặp A và B là hai G-đại số G-ổn định, trong mục này ta sẽ xây dựng cụ thể đối
ngẫu Thomsen cho cặp hai G-đại số này. Theo [61, Định lý 5.7] luôn tồn tại một *-đồng
cấu hút đẳng biến π : A→ M(B). Đặt

Aπ = {x ∈M(B) : xπ(a)− π(a)x ∈ B, a ∈ A}

và
Bπ = {x ∈ Aπ : xπ(a) ∈ B, a ∈ A}.
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Mệnh đề 1.1. (i) Aπ là một C∗-đại số con của M(B)

(ii) Bπ là một ideal hai phía đóng trong Aπ .

Chứng minh. (i) Với x, y ∈ Aπ, khi đó dễ thấy x+ y ∈ Aπ. Hơn nữa, với mọi a ∈ A ta có

(xy)π(a)− π(a)(xy) = x[yπ(a)− π(a)y] + [xπ(a)− π(a)x]y ∈M(B)B +BM(B) ⊂ B

và
x∗π(a)− π(a)x∗ = [π(a∗)x− xπ(a∗)]∗ ∈ B.

Do đó xy và x∗ thuộc Aπ. Do B đóng trong M(B) nên Aπ đóng trong M(B). Vậy Aπ là
một C∗-đại số con của M(B).

(ii) Dễ thấy Bπ là một C∗-đại số con của Aπ. Với x ∈ Bπ , z ∈ Aπ và mọi a ∈ A ta có

(zx)π(a) = z(xπ(a)) ∈M(B)B ⊂ B.

Do z ∈ Aπ nên t = zπ(a)− π(a)z ∈ B, từ đó

zπ(a) = t+ π(a)z.

Sử dụng công thức liền trên ta được

(xz)π(a) = xt+ (xπ(a))z ∈M(B)B +BM(B) ⊂ B.

Vì vậy Bπ là một ideal hai phía đóng trong Aπ. �

Đặt Dπ = Aπ/Bπ và DG
π là C

∗-đại số các phần tử trong Dπ bất biến dưới tác động của
nhóm G. Mệnh đề sau đây khẳng định rằng C ∗-đại số DG

π không phụ thuộc vào việc chọn
*-đồng cấu hút đẳng biến π (sai khác đẳng cấu).

Mệnh đề 1.2. Nếu π, τ : A → M(B) là các *-đồng cấu hút đẳng biến thì Dπ ' Dτ và do
đó DG

π ' DG
τ .

Chứng minh. Trong chứng minh này với hai phần tử x, y ∈M(B) ta sẽ viết x ∼B y nếu
x − y ∈ B. Với hai *-đồng cấu đẳng biến ϕ1, ϕ2 : A → M(B), ta viết ϕ1 ∼ ϕ2 nếu tồn
tại một đường liên tục theo chuẩn G-bất biến tiệm cận W t, t ∈ [1,∞), các unita trong
M(B) sao cho với mọi t ∈ [1,∞), a ∈ A, g ∈ G ta có

•
Wtϕ1(a)W

∗

t ∼B ϕ2(a), (1.11)

•
lim
t→∞

Wtϕ1(a)W
∗

t = ϕ2(a),
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•
gWt ∼B Wt. (1.12)

Do π và τ là các *-đồng cấu hút đẳng biến nên từ Định lý 1.9/(iv) ta có

π ∼ π ⊕ ϕ ∼ ϕ⊕ π ∼ ϕ. (1.13)

Từ (1.11), (1.12) và (1.13) ta suy ra tồn tại một phần tử unita W ∈M(B) sao cho

AdW ◦ π(a) ∼B τ (a)

và
gW ∼B W. (1.14)

Từ đó ta có

x ∈ Aτ ⇐⇒ xτ (a) ∼B τ (a)x

⇐⇒ x(Wπ(a)W ∗) ∼B (Wπ(a)W ∗)x

⇐⇒ (W ∗xW )π(a) ∼B π(a)(W ∗xW )

⇐⇒W ∗xW ∈ Aπ.

Kết hợp biểu thức liền trên với (1.14) suy ra ánh xạ AdW ∗ : Aτ → Aπ là một *-đẳng cấu
đẳng biến. Đồng thời do

x ∈ Bτ ⇐⇒ xτ (a) ∼B τ (a)x ∼B 0

⇐⇒ x(Wπ(a)W ∗) ∼B (Wπ(a)W ∗)x ∼B 0

⇐⇒ (W ∗xW )π(a) ∼B π(a)(W ∗xW ) ∼B 0

⇐⇒ AdW ∗ ◦ x ∈ Bπ.

Ánh xạ AdW ∗ cảm sinh một *-đẳng cấu đẳng biến giữa Dπ và Dτ và do đó cảm sinh
một *-đẳng cấu giữa DG

π và DG
τ . �

Xây dựng đẳng cấu Θ giữa K1(DG
π ) và KK0

G(A,B)

Ta sẽ xây dựng một đồng cấu Θ : K1(DG
π ) → KK0

G(A,B). Ký hiệu Mn(E) là C∗-đại số
bao gồm các ma trận cấp n hệ số trong C ∗-đại số E và Un(E) là tập hợp tất cả các phần
tử unita trong Mn(E). Với u ∈ Un(DG

π ), tồn tại phần tử v ∈Mn(Aπ) sao cho

(idMn(C) ⊗ p)(v) = u

trong đó p : Aπ →Dπ là ánh xạ chiếu mỗi phần tử trong Aπ vào lớp tương đương tương
ứng trong Dπ . Định nghĩa một *-đồng cấu πn : A→ LB(Bn) xác định bởi
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πn(a)(b1, b2, ..., bn) = (π(a)b1, π(a)b2, ..., π(a)bn) (1.15)

với mọi a ∈ A và (b1, b2, ..., bn) ∈ Bn. Định nghĩa một ánh xạ phân bậc S trên Bn ⊕ Bn

như sau: S(x, y) = (x,−y) với mọi x, y ∈ Bn. Khi đó

Eu = (Bn ⊕Bn,


πn 0

0 πn


 ,


 0 v

v∗ 0


)

là một bộ ba Kasparov chẵn cho A và B. Dễ thấy rằng cách xây dựng bộ ba Kasparov
Eu như vậy là độc lập với cách chọn phần tử v và lớp tương đương với đại diện Eu trong
KK0

G(A,B) chỉ phụ thuộc vào lớp của u trong K1(DG
π ). Vì vậy ta định nghĩa được ánh

xạ Θ : K1(DG
π )→ KK0

G(A,B) xác định bởi Θ(u) = Eu với mọi u ∈ Un(DG
π ). Định lý sau

đây là chính là đối ngẫu Thomsen trong KK-lý thuyết đẳng biến

Định lý 1.10 ([61], Định lý 6.2). Giả sử A và B là các G-đại số tách được G-ổn định .
Khi đó ánh xạ Θ : K1(DG

π )→ KK0
G(A,B) là một đẳng cấu.

Xây dựng đẳng cấu Θ0 giữa K0(DG
π ) và KK1

G(A,B)

Với mỗi phép chiếu Q ∈Mn(DG
π ), tồn tại phần tử P ∈Mn(Aπ) sao cho

(idMn(C) ⊗ p)(P ) = Q

trong đó p : Aπ →Dπ là ánh xạ chiếu mỗi phần tử trong Aπ vào lớp tương đương tương
ứng trong Dπ . Với πn : A→ LB(Bn) là *-đồng cấu đẳng biến định nghĩa bởi công thức
(1.15) thì EQ = (Bn, πn, Q) là một bộ ba Kasparov lẻ. Dễ thấy rằng cách xây dựng bộ ba
Kasparov EQ như vậy là độc lập với cách chọn phần tử P và lớp tương đương với đại
diện EQ trong KK1

G(A,B) chỉ phụ thuộc vào lớp của Q trong K0(DG
π ). Từ đó ta định

nghĩa được ánh xạ Θ0 : K0(DG
π ) → KK1

G(A,B) xác định bởi Θ0(Q) = EQ với mọi phép
chiếu Q ∈ Mn(DG

π ). Tương tự Định lý 1.10 Thomsen[61] đã chứng minh được đối ngẫu
tiếp theo sau đây

Định lý 1.11 ([61], Định lý 6.3). Giả sử A và B là các G-đại số tách được G-ổn định. Khi
đó ánh xạ Θ0 : K0(DG

π )→ KK1
G(A,B) là một đẳng cấu.

1.4.3 Chứng minh KK-lý thuyết là tổng quát hóa của K-lý thuyết

nhờ đối ngẫu Thomsen

Trong phần này ta sẽ chỉ làm việc với trường hợp nhóm G là tầm thường, tức KK-lý
thuyết không đẳng biến. Trong lý thuyết cổ điển, người ta đã chứng minh được KK-lý
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thuyết là một tổng quát hóa của K-lý thuyết qua đẳng cấu KK∗(C, B) ' K∗(B) nhờ sử
dụng bức tranh Fredholm cho KK-lý thuyết (xem [4, Mục 17.5]). Việc chứng minh này
rất phức tạp thậm chí ngay cả đối với trường hợp đơn giản nhất khi A = B = C (xem
[4, Mục 17.3]). Mục đích của phần này là sử dụng đối ngẫu Thomsen (Các Định lý 1.10 và
1.11) để đưa ra một chứng minh khác cho đẳng cấu KK ∗(C, B) ' K∗(B) với B là một
σ-đại số bất kỳ. Trong phần này với U là một C ∗-đại số ta sẽ luôn sử dụng các đồng nhất
KU(U) ' U và LU(U) 'M(U) (xem Mệnh đề 1.20, Phụ lục B) khi cần thiết.

Định nghĩa 1.15. Cho A và B là hai C∗-đại số bất kỳ, E1 và E2 là các B-module Hilbert.
Hai ánh xạ ϕ1 : A → LB(E1) và ϕ2 : A→ LB(E2) được gọi là tương đương xấp xỉ và ký
hiệu ϕ1 ∼ap ϕ2 nếu tồn tại một dãy của các đẳng cự Wn ∈ LB(E2, E1), n = 1, 2, ... sao cho
với mọi a ∈ A, với mọi n = 1, 2, ... thì

• W ∗

nϕ1(a)Wn − ϕ2(a) ∈ KB(E2),

• lim
i→∞

‖W ∗

i ϕ1(a)Wi − ϕ2(a)‖ = 0.

Bổ đề 1.3 (Định lý Voiculescu-Kasparov[31]). Cho A là một C∗-đại số tách được và có
đơn vị, B là một σ-đại số. Giả sử rằng A hoặc B là một C ∗-đại số hạt nhân và tồn tại một
*-đơn cấu τ : A → M(K). Ký hiệu i : M(K) → M(B ⊗ K) là phép nhúng chuẩn tắc và
π = i ◦ τ : A → M(B ⊗ K). Khi đó với mọi *-đồng cấu unita10 ϕ : τ (A)/(τ (A) ∩ K) →
M(B ⊗K) thì ϕ⊕ π : A→ M(B ⊗K⊕ B ⊗K) tương đương xấp xỉ với π.

Định lý 1.12. Nếu B là một σ-đại số thì ta có KK∗(C, B) ' K∗(B).

Chứng minh. Với một *-đồng cấu giữa các C ∗-đại số ϕ : U → M(T ) và x ∈ U ta sẽ ký
hiệu ϕx = ϕ(x). Định nghĩa một ánh xạ τ : C → M(K) như sau τx(k) = xk = x.idK(k)

với mọi x ∈ C và k ∈ K. Do với mọi e, f ∈ K và x ∈ C ta có (Txe, f) = (xe, f) = xe∗f =

(e, xf) = (e, Txf) nên Tx
∗ = Tx. Từ đó dễ dàng kiểm tra rằng τ : C → M(K) là một

*-đơn cấu.

Giả sử rằng τ (C) ∩ K 6= {0}. Khi đó tồn tại x ∈ C, x 6= 0 sao cho τx ∈ KK(K). Do
τx = x.idK nên idK ∈ KK(K). Điều này mâu thuẫn với việc K là C ∗-đại số các toán tử
compact trên không gian Hilbert vô hạn chiều l2 nên không chứa phần tử đơn vị. Vì vậy
ta có τ (C) ∩K = {0}.
Khi đó với mọi *-đồng cấu unita ϕ : C→ M(B ⊗K), do τ (C)/τ (C) ∩K = τ (C) ' C

nên ta có thể giả sử ϕ là một *-đồng cấu từ τ (C)/(τ (C) ∩ K) vào M(B ⊗ K). Ký hiệu
i : M(K) → M(B ⊗ K) là phép nhúng chuẩn tắc, tức là it(b ⊗ k) = b ⊗ it(k) với mọi
t, k ∈ K, b ∈ B và ký hiệu π = i ◦ τ : C→M(B ⊗K). Do C là một C∗-®¹i số tách được,
10 Tức đồng cấu biến phần tử đơn vị trong C

∗-đại số nguồn thành phần tử đơn vị trong C
∗-đại số đích
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có đơn vị và hạt nhân (nhờ Định lý 1.22, Phụ lục A.6) nên theo Bổ đề 1.3 thì ϕ⊕π tương
đương xấp xỉ với π. Chú ý rằng với trường hợp không đẳng biến thì ta không cần đến
điều kiện bão hòa để một đồng cấu là hút, xem [61, Mục 5] và [60], từ đó so sánh Định
nghĩa 1.15 và Định lý 1.9 ta suy ra π là một đồng cấu hút.

Do π = i ◦ τ nên πx(b ⊗ k) = b ⊗ xk với mọi x ∈ C, k ∈ K và b ∈ B. Với y ∈
M(B ⊗K), b⊗ k ∈ B ⊗K, x ∈ C và giả sử y(b⊗ k) =

n∑
i=1

bi ⊗ ki thì

(yπx)(b⊗ k) = y(b⊗ xk) = xy(b⊗ k)

= x(
n∑

i=1

bi ⊗ ki) =
n∑

i=1

bi ⊗ xki

=

n∑

i=1

πx(bi ⊗ ki) = πx(

n∑

i=1

bi ⊗ ki)

= πxy(b⊗ k).

Do đó ta có

Aπ = {y ∈M(B ⊗K) : yπx − πxy ∈ B ⊗K, x ∈ C} = M(B ⊗K).

Do với mọi y ∈M(B ⊗K) thì y = yπ1 nên

Bπ = {y ∈ Aπ : yπx ∈ B ⊗K, x ∈ C} = B ⊗K.

Vì vậy Dπ = Aπ/Bπ = M(B ⊗ K)/B ⊗K = Qs(B), đại số Calkin ổn định của B. Theo
Định lý 1.10 và 1.11 ta có

KK∗(C, B ⊗K) = K∗+1(Dπ) = K∗+1(Q
s(B)). (1.16)

Mặt khác theo [4, Hệ quả 17.8.8] ta có

KK∗(C, B ⊗K) ' KK∗(C, B). (1.17)

Mặt khác, theo [4, Hệ quả 12.2.3] ta có

K∗+1(Q
s(B)) = K∗(B). (1.18)

So sánh các công thức (1.16), (1.17) và (1.18) ta có điều phải chứng minh. �

Từ đó ta tính được các nhóm KK-lý thuyết ứng với trường hợp cặp C ∗-đại số là tầm
thường trong hệ quả sau đây

Hệ quả 1.1. • KK0(C,C) ' Z.

• KK1(C,C) = 0,
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Chứng minh. Áp dụng Định lý 1.12 ta có

KK∗(C,C) ' K∗(C).

Do đó
KK0(C,C) ' K0(C) = Z

và
KK1(C,C) ' K1(C) = 0.

�
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Chương này sẽ trình bày kết quả nghiên cứu chính của luận văn. Trong toàn bộ chương
này nếu không có giải thích gì thêm ta luôn giả sử m, n và k là các số nguyên dương và
Ĝ là vật đối ngẫu của một nhóm compact G, tức là tập tất cả các biểu diễn bất khả quy
đôi một không tương đương của G.

2.1 Ý tưởng về khái niệm C∗-®¹i số của không gian

thuần nhất

Để giải thích cho ý tưởng về C∗-đại số của các không gian thuần nhất, đối tượng được
xem như các không gian thuần nhất không giao hoán, ta sẽ bắt đầu với việc nhắc lại
khái niệm không gian thuần nhất cổ điển.

2.1.1 Không gian thuần nhất

Định nghĩa 2.16. Giả sử G là một nhóm và X là một G-không gian trái, tức là X là một
không gian cùng với một đồng cấu nhóm α từ G vào một nhóm các phép biến đổi của X
và ta ký hiệu ngắn gọn α(g)(x) = g.x (g ∈ G, x ∈ X). Với điểm x bất kỳ thuộc X ta gọi
tập hợp {g.x : g ∈ G} là G-quỹ đạo của điểm x trong X. Khi đó X được gọi là một không
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gian thuần nhất nếu hai điểm bất kỳ của nó đều có G-quỹ đạo của điểm này đi qua điểm
kia, tức là với mọi x và y trong X đều tồn tại g ∈ G sao cho x = g.y.

Mệnh đề sau đây là then chốt cho ý tưởng về các C ∗-đại số của không gian thuần nhất.

Mệnh đề 2.3. Cho G là một nhóm. Khi đó

(i) Nếu H là một nhóm con của G thì tập các lớp kề trái G/H của H trong G với tác
động sau của nhóm G

g(kH) = (gk)H (g ∈ G, k ∈ G) (2.1)

là một không gian thuần nhất.

(ii) Mọi G-không gian trái thuần nhất X đều đẳng cấu với G-không gian trái G/H của các
lớp kề trái của một nhóm con H nào đó của G trong G, với tác động (2.1) của G trên
G/H.

Chứng minh. Dễ dàng kiểm tra được (i) là đúng. Ta sẽ chứng minh ý (ii). Cố định một
phần tử x ∈ X, ký hiệu

Gx = {g ∈ G : g.x = x}.

Ta cũng dễ dàng kiểm tra được Gx là một nhóm con của G. Khi đó Gx được gọi là nhóm
con dừng hay ổn định hóa của điểm x. Ký hiệu G/Gx là không gian các lớp kề trái của
Gx trong G và với tác động (2.1) của G thì nó là một G-không gian trái thuần nhất. Vì X
là thuần nhất nên với mọi y ∈ X tồn tại gy ∈ G sao cho y = gy.x. Khi đó ta định nghĩa
được một ánh xạ h từ X vào G/Gx xác định bởi h(y) = gyGx.

Giả sử y, z ∈ X sao cho h(y) = h(z), hay gyGx = gzGx. Do đó với gy = gy.e ∈ gyGx,
tồn tại k ∈ Gx sao cho gy = gz.k. Khi đó y = gy.x = gz.(k.x) = gz .x = z. Vì vậy h là một
đơn ánh. Tính chất toàn ánh của h là hiển nhiên và do đó h là một song ánh. Mặt khác,
h(g.x) = gGx = gh(x) với mọi g ∈ G nên h là một đẳng cấu của các G-không gian trái
X và G/Gx. Vì vậy ta có điều phải chứng minh. �

2.1.2 C∗-đại số nhóm của một nhóm compact

Nếu G là một nhóm hữu hạn phần tử thì đại số nhóm C[G] có vai trò vô cùng quan
trọng trong lý thuyết biểu diễn của nhóm G (chẳng hạn xem [50]). Tuy nhiên khi G
không phải là một nhóm hữu hạn thì đại số nhóm đó không còn giữ vai trò quan trọng
như trong trường hợp hữu hạn nữa. Một cách tự nhiên người ta cố gắng tổng quát hóa
khái niệm của đại số nhóm C[G] và C ∗-đại số nhóm C ∗(G) chính là lời giải. Người ta đã
chứng minh được rằng mỗi biểu diễn unita của một nhóm compact địa phương G được
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xác định duy nhất bởi một biểu diễn không suy biến của C ∗-đại số nhóm C ∗(G) (xem
[35, Mục 10.2]).

Bây giờ ta xây dựng khái niệm này cho trường hợp nhóm compact. Giả sử G là một
nhóm compact và à là một độ đo Haar trên G sao cho à(G) = 1. Ký hiệu L1(G) là tập
các hàm nhận giá trị phức trên G sao cho

∫
G

|f(z)|dà(z) < ∞. Với các phép toán thông

thường cộng hai hàm và nhân một số phức với một hàm thì L1(G) có cấu trúc một không
gian véctơ phức. Với f, g ∈ L1(G) ta định nghĩa phép nhân, phép đối hợp và một chuẩn
trên L1(G) như sau

• (f ∗ g)(k) =
∫
G

f(h)g(h−1k)dµ(h) (k ∈ G),

• f∗(k) = f(k−1) (k ∈ G),

• ‖f‖C∗ = sup
π∈ bG

‖f̂(π)‖ = sup
π∈ bG

‖
∫
G

f(h)π(h)dµ(h)‖, trong đó Ĝ là vật đối ngẫu của G.

Dễ dàng kiểm tra được hàm ‖.‖C∗ được định nghĩa ở trên là một C∗-chuẩn trên L1(G),
tức là chuẩn thỏa mãn ‖f ∗ f ∗‖ = ‖f‖2 (f ∈ L1(G)). Vì vậy ta có định nghĩa sau

Định nghĩa 2.17. Bao đóng của L1(G) theo chuẩn này là một C ∗-đại số và được gọi là
C∗-đại số nhóm của nhóm G, ký hiệu là C∗(G).

2.1.3 Đơn giản hóa định nghĩa của C
∗(SU(m))

C∗-đại số sinh bởi một tập hợp các phần tử

Trước hết ta sẽ phát biểu khái niệm về một C ∗-đại số con sinh bởi một tập các phần
tử trong một C∗-đại số

Định nghĩa 2.18. Cho A là một C∗-đại số và S là một tập hợp con của A. Khi đó B được
gọi là một C∗-đại số con của A sinh bởi S nếu B là C∗-đại số con bé nhất chứa S của A,
tức là nếu D là một C∗-đại số con chứa S của A thì B là một C∗-đại số con của D.

Tương tự như các trường hợp cổ điển (vành con sinh bởi một tập, đại số con sinh bởi
một tập,...), ta dễ dàng chứng minh mệnh đề sau đây

Mệnh đề 2.4. Giả sử B là một C∗-đại số con sinh bởi tập con S của C∗-đại số A. Ký hiệu

S∗ = {a∗ : a ∈ S}

và
prod(S) = {a1.a2...an : ai ∈ S ∪ S∗, i = 1, 2, ..., n;n = 1, 2, ...}.
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Khi đó B là bao đóng theo chuẩn trong A của đại số con span(prod(S)), tức là bao tuyến
tính của prod(S).

Từ đó ta đi đến khái niệm sẽ được dùng sau này về C ∗-đại số sinh bởi một tập hợp các
phần tử của nó

Định nghĩa 2.19. Cho A là một C∗-đại số và S là một tập hợp con của A. Khi đó A được
gọi là C∗-đại số sinh bởi S nếu C∗-đại số con sinh bởi tập S của A trùng với C∗-đại số A.

Đơn giản hóa nhờ định lý Peter-Weyl

Giả sử G là một nhóm compact, Ĝ là vật đối ngẫu của nhóm G, T ∈ Ĝ. Khi đó các
hàm nhận giá trị phức trên G xác định bởi Tij(g) = phần tử ở vị trí hàng i cột j của ma
trận T (g), với g ∈ G, 1 ≤ i, j ≤ dimT , được gọi là các hàm hệ số ma trận của biểu diễn
T . Ta có định lý sau là một hệ quả trực tiếp của định lý Peter-Weyl (chẳng hạn xem [55,
Định lý 3.5, Chương 1]):

Định lý 2.13. Nếu G là một nhóm compact thì C∗(G) được sinh bởi các hàm hệ số ma
trận T α

ij , 1 ≤ i, j ≤ dimT α, với mọi T α ∈ Ĝ.

Đơn giản hóa cho C∗(SU(m))

Nhắc lại SU(m) là tập các ma trận phức A cấp m thỏa mãn A∗ = A−1 và có định
thức bằng 1. Ký hiệu uij (i = 1, 2, . . . , m, j = 1, 2, . . . , m) là các hàm hệ số ma trận của
SU(m), tức là các hàm nhận giá trị phức, được xác định như sau

uij(g) = gij

với mọi g = (gij)m×m ∈ SU(m).

Mệnh đề 2.5. Các hàm uij (i = 1, 2, . . . , m, j = 1, 2, . . . , m) là các hàm liên tục trên
SU(m).

Chứng minh. Giả sử gn = (gn
ij)mìm là dãy phần tử hội tụ đến phần tử g = (gij)mìm

trong SU(m). Khi đó gn
ij cũng hội tụ đến gij với mọi i = 1, 2, . . . , m, j = 1, 2, . . . , m khi

n tiến ra vô cùng. Điều đó tương đương với uij(g
n) hội tụ đến uij(g) khi n tiến ra vô

cùng. Vậy ta có điều phải chứng minh. �

Định lý sau đây cho chúng ta một mô tả đơn giản hơn cho C ∗(SU(m)):

Định lý 2.14. C∗(SU(m)) được sinh bởi các hàm hệ số ma trận uij , i = 1, . . . , m, j =

1, . . . , m.
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Chứng minh. Nhắc lại U(m) là nhóm các ma trận phức A cấp m thỏa mãn A∗ = A−1 và
gọi T là biểu diễn cơ bản của nhóm Um, tức T là biểu diễn T : U(m) → Matm(C) xác
định bởi T (g) = g (g ∈ U(m)). Khi đó (xem [7, Mục 13.3]) với mọi biểu diễn T α ∈ ŜU(m)

đều tồn tại các số nguyên p, q sao cho T α là một biểu diễn con của biểu diễn
∑

⊕p T⊗q.
Do T α là một biểu diễn con của biểu diễn

∑
⊕p
T⊗q nên tồn tại một ma trận phức cấp

pmq khả nghịch A sao cho với mọi g ∈ SU(m) thì ma trận A
∑

⊕p T⊗q(g)A−1 có dạng


T α(g) B(g)

O C(g)





trong đó O là ma trận không với cỡ phù hợp. Từ đó suy ra các hàm hệ số ma trận
T α

ij (1 ≤ i, j ≤ dimT α, T α ∈ ŜU(m)) đều biểu diễn được qua các hàm u ij (1 ≤ i, j ≤ m).
Mặt khác, theo Định lý 2.13, C∗(SU(m)) được sinh bởi các hàm hệ số ma trận T α

ij ,

1 ≤ i, j ≤ dimT α, với mọi T α ∈ ŜU(m). Vì vậy ta có điều phải chứng minh. �

2.1.4 C
∗-đại số của không gian thuần nhất

Không gian thuần nhất SU(n + k)/SU(n)

Ký hiệu SU(n)k là tập hợp các ma trận gk = (bij)(n+k)ì(n+k) được thiết lập từ ma trận
g = (aij)nìn ∈ SU(n) nhờ các biểu thức sau






bii = 1 nếu i = 1, . . . , k

bij = 0 nếu i 6= j và i = 1, . . . , k

bij = 0 nếu i 6= j và j = 1, . . . , k

bij = aij nếu i = k + 1, . . . , n+ k và j = k + 1, . . . , n+ k.

hay nói cách khác

gk =



Ik O

O g





trong đó Ik là ma trận đơn vị cấp k và O là các ma trận không có cỡ phù hợp. Dễ dàng
kiểm tra rằng SU(n)k là một nhóm con của SU(n+k) nhưng lại không là một nhóm con
chuẩn tắc của SU(n + k). Do đó SU(n + k)/SU(n)k, tập hợp các lớp kề trái của nhóm
SU(n)k trong nhóm SU(n+ k), nói chung không có cấu trúc một nhóm. Theo Mệnh đề
2.3 thì SU(n + k)/SU(n)k chính là một không gian thuần nhất. Từ nay ta sẽ ký hiệu
không gian thuần nhất này là SU(n+ k)/SU(n).

Để giải thích cho tính tự nhiên của định nghĩa của các không gian thuần nhất không
giao hoán, ta sẽ chứng minh định lý về cấu trúc của không gian thương SU(n+k)/SU(n)

sau đây
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Định lý 2.15. Có một song ánh từ không gian thương SU(n + k)/SU(n) vào không gian
gồm k khung

−→ej = (u1j, u2j, ..., u(n+k)j) j = 1, . . . , k

trong đó
n+k∑

i=1

uijuil = δjl ∀j, l ∈ {1, . . . , k}.

Chứng minh. Giả sử U = (uij)(n+k)ì(n+k) và V = (vij)(n+k)ì(n+k) là hai ma trận trong
SU(n+k) sao cho U−1V ∈ SU(n)k, tức là U và V thuộc cùng một lớp kề trái của SU(n)k

trong SU(n+ k). Ta sẽ chỉ ra rằng k cột đầu tiên của U và V trùng nhau và từ đó ta có
điều phải chứng minh.
Thật vậy, giả sử U−1V = (U )TV = (cij)(n+k)ì(n+k) , khi đó

cij =
n+k∑

s=1

usivsj

với mọi i, j chạy từ 1 đến n+ k. Do U−1V = SU(n)k nên

cij =
n+k∑

s=1

usivsj = δij (2.2)

với mọi j chạy từ 1 đến k. Mặt khác

n+k∑

s=1

usiusj = δij (2.3)

với mọi i, j chạy từ 1 đến n+ k. Đặt hsj = vsj − usj với s = 1, . . . , n+ k và j = 1, . . . , k.
Nhờ (2.2) và (2.3) nên ta có

n+k∑

s=1

usihsj = 0 (i = 1, ..., n+ k; j = 1, ..., k). (2.4)

Coi hệ đẳng thức (2.4) trên là hệ k(n + k) phương trình tuyến tính thuần nhất với các
ẩn hsj (s = 1, ..., n+ k; j = 1, ..., k). Nếu ta sắp thứ tự của ẩn là

h11,h21, ..., h(n+k)1, h12,h22, ..., h(n+k)2, ..., h1k,h2k, ..., h(n+k)k

thì ma trận hệ số của hệ (2.4) có dạng



U−1 O ... O

O U−1 ... O
...

...
...

...

O O ... U−1



.
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Ma trận này có định thức bằng det(U−1)
k

= 1 nên hệ có duy nhất một nghiệm tầm
thường

hsj = 0 (s = 1, ..., n+ k; j = 1, ..., k).

Do đó
usj = vsj (s = 1, ..., n+ k; j = 1, ..., k).

Vậy ta có điều phải chứng minh. �

Các không gian thuần nhất không giao hoán

Xuất phát từ ý tưởng của nhóm lượng tử ma trận của Woronowicz[64], ý tưởng về
các C∗-đại số nhóm biến đổi1[42], dựa trên Định lý 2.14 về cấu trúc thu gọn của C ∗-đại
số C∗(SU(m)) và Định lý 2.15 về cấu trúc của không gian thuần nhất SU(n+ k)/SU(n),
chúng tôi đề xuất các khái niệm sau đây

Định nghĩa 2.20. Khi k ≥ 1, C∗-đại số con sinh bởi các hàm uij với i = 1, 2, . . . , n + k

và j = 1, 2, . . . , k trong C∗(SU(n + k)) được gọi là C∗-đại số của không gian thuần nhất
SU(n + k)/SU(n) hoặc không gian thuần nhất không giao hoán tương ứng với SU(n +

k)/SU(n) và được ký hiệu là C∗(SU(n+ k)/SU(n)).

Do không gian con của một không gian thuần nhất là một không gian thuần nhất nên
một C∗-đại số con, ta sẽ định nghĩa dưới đây, của C ∗-đại số C∗(SU(n+ k)/SU(n)) được
coi như tương ứng với một không gian thuần nhất nào đó và do đó được xem là một
không gian thuần nhất không giao hoán.

Định nghĩa 2.21 (Không gian thuần nhất không giao hoán C∗

n,k). C
∗-®¹i sè con sinh

bởi các hàm uij với i = 1, 2, . . . , k và j = 1, 2, . . . , k trong C∗(SU(n+ k)) được ký hiệu là
C∗

n,k.

2.2 Cấu trúc của các C∗-đại số của không gian thuần

nhất

Ta bắt đầu bằng việc chứng minh rằng biểu diễn cơ bản của nhóm SU(m) là một biểu
diễn unita bất khả quy. Ý tưởng chứng minh của bổ đề này là coi biểu diễn cơ bản là
một trường hợp riêng trong các biểu diễn của SU(m) lên không gian véctơ các đa thức
thuần nhất m biến rồi chứng minh biểu diểu diễn này là bất khả quy.
1 Tiếng Anh: Transformation group C

∗-algebras
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Bổ đề 2.4. Biểu diễn cơ bản của nhóm SU(m), tức biểu diễn F : SU(m)→ Matn(C) xác
định bởi F (g) = g (g ∈ SU(m)), là một biểu diễn unita bất khả quy của nhóm SU(m).

Chứng minh. Tính unita của biểu diễn cơ bản của SU(m) là hiển nhiên, ta sẽ xem xét
tính bất khả quy của biểu diễn này.

Ký hiệu V là không gian véctơ con các đa thức thuần nhất bậc 1 của C[z 1, z2, . . . , zm]

và

zg =




(z1z2...zm)




g11

g21

...

gm1



, ..., (z1z2...zm)




g1m

g2m

...

gmm







với mọi z = (z1, z2, . . . , zm) ∈ Cm và g ∈ SU(m).

Ta định nghĩa ánh xạ U : SU(m) → Aut(V ) xác định bởi U(g)(ϕ)(z) = ϕ(zg) với
mọi g ∈ SU(m) và z ∈ Cn. Tương tự trường hợp m = 2 dễ dàng kiểm tra được U là
một biểu diễn liên tục của SU(m).

Ta có nhận xét rằng các ma trận của biểu diễn cơ bản của nhóm SU(m) chính là các
ma trận của biểu diễn U theo cơ sở {ϕ1, ϕ2, . . . , ϕm} trong đó ϕi(z) = zi i = 1, . . . , m, z =

(z1, . . . , zm). Thật vậy, ta có

U(g)(ϕi)(z) = ϕi(zg) = g1iϕ1(z) + g2iϕ2(z) + . . . gmiϕm(z)

với mọi i = 1, 2, ..., m và g ∈ SU(m). Biểu thức trên thể hiện rằng ma trận của U(g) đối
với cơ sở {ϕ1, ϕ2, . . . , ϕm} chính là ma trận g và do đó để chứng minh biểu diễn cơ bản
là bất khả quy ta cần chứng minh biểu diễn U là bất khả quy. Chú ý rằng trường hợp
m = 2 đã được chứng minh trong lý thuyết cổ điển (xem [55, Định lý 1.1, Chương 2]), ta
chỉ xét trường hợp m ≥ 3.

Giả sử ma trận A thỏa mãn AU(g) = U(g)A với mọi g ∈ SU(m). Xét các ma trận có
dạng

h =




h1 O
. . .

O hn


 ∈ SU(m) (2.5)

tức là các ma trận có dạng đường chéo như trên và thỏa mãn




h1h2 . . . hm = 1

|hi|2 = 1 (i = 1, 2, . . . , m).

Khi đó với một số k cố định, 1 ≤ k ≤ m, ta có
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U(g)A(ϕk)(z) = AU(g)(ϕk)(z) = A(ϕk)(zh) = hkAϕk(z) (2.6)

với mọi h có dạng (2.5).

Ta có nhận xét rằng ϕ ∈ V mà thỏa mãn U(g)(ϕ) = hkϕ với mọi h có dạng (2.5) khi
và chỉ khi ϕ tỉ lệ với ϕk. Thật vậy, giả sử ϕ tỉ lệ với ϕk, tức là tồn tại hằng số tk sao cho
ϕ = tkϕk thì ta có

U(g)(ϕ) = U(g)(tkϕk) = tkU(g)(ϕk) = tkhkϕk = hkϕ.

Ngược lại, giả sử ϕ ∈ V và thỏa mãn U(g)ϕ = hkϕ với mọi h có dạng (2.5). Vì ϕ ∈ V
nên ϕ có dạng ϕ = a1ϕ1 + a2ϕ2 + ...+ amϕm. Khi đó

U(h)(ϕ)(z) = ϕ(zh) = a1h1z1 + a2h2z2 + ...+ amhmzm.

Mặt khác
U(g)(ϕ)(z) = hkϕ(z) = a1hkz1 + a2hkz2 + ...+ amhkzm.

Từ hai biểu thức liền trên ta có

(h1−hk)a1z1 + ...+(hk−1−hk)ak−1zk−1 +(hk+1−hk)ak+1zk+1 + ...+(hm−hk)amzm = 0.

Từ biểu thức trên, chọn h có dạng (2.5) sao cho hk 6= hi với mọi i 6= k, ta suy ra ai = 0

với mọi i 6= k và do đó ϕ = akϕk.

Nhờ nhận xét trên và biểu thức (2.6) ta suy ra tồn tại các hằng số ck sao cho

A(ϕk) = ckϕk (k = 1, 2, ..., m).

Bây giờ ta sẽ chứng minh tất cả các hằng số ck (k = 1, 2, .., m) ở trên bằng nhau. Thật
vậy, với g = (gij)mìm ∈ SU(m) ta có

AU(g)(ϕ1)(z) = A(ϕ1)(zg)

= A(g11z1 + ...+ gm1zm)

= g11c1z1 + ...+ gm1cmzm.

Mặt khác ta có

U(g)A(ϕ1)(z) = U(g)(c1ϕ1)(z)

= c1ϕ1(zg)

= g11c1z1 + ...+ gm1c1zm.

So sánh hai biểu thức liền trên và do tính giao hoán giữa A và U(g) ta có

(c2 − c1)g21z2 + (c3 − c1)g31z3 + ...+ (cm − c1)gm1zm = 0. (2.7)

Ký hiệu I là ma trận đơn vị cấp m. Với mỗi số k, 2 ≤ k ≤ m, ta xây dựng một ma trận
kI từ ma trận I như sau:
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• Bước 1: Đổi hàng 1 và hàng k của ma trận I thu được ma trận I ′.

• Bước 2: Trong các hàng 1, 2, ..., k − 1, k + 1, ..., m của ma trận I ′ thực hiện một lần
đổi giữa hai hàng bất kỳ và ta thu được ma trận kI . Chú ý rằng vì m ≥ 3 nên số các
hàng còn lại (trừ hàng thứ k) trong ma trận I ′ là lớn hơn hoặc bằng 2 và do đó thực
hiện được bước 2.

Ma trận kI thu được có các tính chất sau:

• Unita: Do ma trận kI thu được từ ma trận I chỉ bằng các phép đổi hàng nên kI vẫn
là ma trận unita.

• Định thức bằng 1: Do ma trận kI thu được từ ma trận I bằng hai phép đổi hàng nên
det(kI) = det(I) = 1.

Do đó kI ∈ SU(m) (k = 2, ..., m). Thay ma trận g trong công thức (1.20) lần lượt bởi các
ma trận kI (k = 2, ..., m) ta được

ck = c1 (k = 2, ..., m).

Vậy ta đã chứng minh được A = c1I . Theo [55, Định lý 2.1] thì U là bất khả quy và do
đó biểu diễn cơ bản của SU(m) là bất khả quy. �

Giả sử G là một nhóm compact. Ký hiệu L2(G) là không gian véctơ các hàm f nhận giá
trị phức trên G sao cho ∫

G

|f(k)|2dµ(k) <∞.

Với hai hàm f, g ∈ L2(G), ta định nghĩa một tích vô hướng trên L2(G) như sau

(f, g) =

∫

G

f(k)g(k)dµ(k). (2.8)

Từ Bổ đề 2.4 ta thu được bổ đề sau

Bổ đề 2.5. Giả sử uij (i, j = 1, 2, ..., m) là các hàm hệ số ma trận của nhóm SU(m). Khi
đó ta có đẳng thức sau

(uij, ust) =
1

m
δisδjt (i, j, s, t ∈ {1, 2, ..., m}).

Chứng minh. Theo [55, Định lý 3.2], với mọi biểu diễn bất khả quy T α, T β ∈ ŜU(m) ta
cã

(T α
ij , T

β
st) =






1
dimT α δisδjt nÕu α = β

0 nÕu α 6= β.
(2.9)
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Nhờ Bổ đề 2.4 ta suy ra biểu diễn cơ bản là một phần tử của vật đối ngẫu ŜU(m). Do
các hàm uij (i, j = 1, 2, ..., m) cũng chính là các hàm hệ số ma trận của biểu diễn cơ bản,
hơn nữa chiều của biểu diễn cơ bản là m nên áp dụng công thức (2.9) ta có điều phải
chứng minh. �

Bổ đề 2.6. Giả sử uij (i, j = 1, 2, ..., m) là các hàm hệ số ma trận của nhóm SU(m). Khi
đó với mọi i, j, s, t ∈ {1, 2, ..., m} ta có

(i) u∗ij = uji,

(ii) uij ∗ ust = 1
n
uitδsj ,

(iii) uij = m(uik ∗ ukj) với k bất kỳ thuộc tập {1, 2, ..., m}.

Chứng minh. (i) Với mọi g ∈ SU(m) và i, j ∈ {1, 2, ..., m} ta có

u∗ij(g) = uij(g
−1)

= uij(g∗)

= gji

= uji(g).

(ii) Với mọi g ∈ SU(m) và i, j, s, t ∈ {1, 2, ..., m} ta có

(uij ∗ ust)(g) =

∫

S

U(m)uij(h)ust(h
−1g)dµ(h)

=

∫

SU (m)

hijust(h
∗g)dµ(h)

=

∫

SU (m)

hij(h1sh2s...hms)




g1t

g2t

...

gmt



dµ(h)

=

∫

SU (m)

hij

m∑

l=1

hlsgltdµ(h)

=
m∑

l=1

glt

∫

SU (m)

hijhlsdµ(h)

=

m∑

l=1

glt

∫

SU (m)

uij(h)uls(h)dµ(h)

=
m∑

l=1

glt(uij, uls).
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Áp dụng Bổ đề 2.5 ta được

(uij ∗ ust)(g) =
1

m

m∑

l=1

gltδilδjs

=
1

m
gitδjs

=
1

m
uit(g)δjs.

(iii) Ý (iii) được suy trực tiếp từ ý (ii) bằng cách cho s = j. �

Nhờ 3 bổ đề trên ta thu được định lý đơn giản hóa cấu trúc của C ∗-đại số C∗(SU(m)),
mạnh hơn sự đơn giản hóa đã được chứng minh trong Định lý 2.14, sau đây

Định lý 2.16. C∗-đại số C∗(SU(m)) được sinh bởi các hàm phần tử ma trận uis (i =

1, 2, ..., m) và usj (j = 1, 2, ..., m) với s là một số cố định bất kỳ thuộc tập {1, 2, ..., m}.

Chứng minh. Giả sử s là một số thuộc tập {1, 2, ..., m}. Theo Định lý 2.14 C∗-đại số
C∗(SU(m)) được sinh bởi các hàm phần tử ma trận u ij (1 ≤ i, j ≤ m). Mặt khác theo
Bổ đề 2.6 mọi hàm uij (1 ≤ i, j ≤ m) đều được sinh bởi các hàm phần tử ma trận
uis (i = 1, 2, ..., m) và usj (j = 1, 2, ..., m). Vậy ta có điều phải chứng minh. �

C∗-®¹i sè C∗

n,k là một C
∗-đại số con nhưng nói chung không là một ideal của C ∗-đại số

C∗(SU(n + k)). Tuy nhiên trong mục này chúng tôi sẽ chứng minh C ∗

n,k mang một cấu
trúc yếu hơn ideal, cụ thể nó là một C ∗-đại số con di truyền của C ∗(SU(n + k)). Từ đó
chứng minh được C ∗-đại số C∗

n,k là một AF -đại số và do đó thu được một số mô tả ở
mức độ K-lý thuyết của nó.

Trước hết ta sẽ nhắc lại khái niệm C ∗-đại số con di truyền (xem [44, Mục 1.5]).

Định nghĩa 2.22 (C∗-đại số con di truyền). Cho A là một C∗-đại số và A+ là tập các
phần tử dương (Xem Phụ lục A.2) trong A. Một tập con M của A+ được gọi là tập con
di truyền của A nếu với mọi x ∈ A và y ∈M thỏa mãn 0 ≤ x ≤ y thì suy ra x ∈M . Một
C∗-đại số con B của A được gọi là C ∗-đại số con di truyền của A nếu B+ là tập con di
truyền của A+.

Trên C∗-đại số C∗(SU(n+ k)) ta định nghĩa một hàm p : SU(n+ k)→ C xác đinh bởi

p(g) = (n+ k)
k∑

i=1

gii = (n+ k)
k∑

i=1

uii(g) (2.10)

trong đó g = (gij)(n+k)ì(n+k) ∈ SU(n+ k) và uii (i = 1, 2, ..., n+ k) là các hàm hệ số ma
trận của nhóm SU(n+k). Chú ý rằng do các hàm uii (i = 1, 2, ..., k) là các phần tử thuộc
C∗-đại số C∗(SU(n+ k)) nên p cũng là một phần tử thuộc C ∗(SU(n + k)).
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Bổ đề 2.7. Hàm p định nghĩa bởi công thức (2.10) là một phép chiếu trong C∗-đại số
C∗(SU(n + k)), tức p là phần tử tự liên hợp của C∗(SU(n + k)) và thỏa mãn p ∗ p = p.

Chứng minh. Theo Bổ đề 2.6 ta có

p∗ = (n+ k)
k∑

i=1

u∗ii = (n+ k)
k∑

i=1

uii = p.

Do đó p là phần tử tự liên hợp của C ∗(SU(n+ k)). Gọi à là độ đo Haar trên SU(n+ k)

sao cho à(SU(n+ k)) = 1, khi đó với mọi g = (gij)(n+k)ì(n+k) ∈ SU(n+ k) ta có

(p ∗ p)(g) =

∫

SU (n+k)

p(h)p(h−1g)dµ(h). (2.11)

Do h ∈ SU(n + k) là ma trận unita nên

uij(h
−1g) = (h1ih2i...h(n+k)i)




g1j

g2j

...

g(n+k)j




=

n+k∑

s=1

hsigsj (i, j = 1, 2, ..., n+ k).

Do đó

uii(h
−1g) =

n+k∑

s=1

hsigsi (i = 1, 2, ..., n+ k). (2.12)

Từ đó ta có

p(h)p(h−1g) = (n+ k)2

k∑

t=1

htt

k∑

i=1

n+k∑

s=1

hsigsi

= (n+ k)2

k∑

i=1

n+k∑

s=1

gsi

k∑

t=1

htthsi.

Thay vào công thức (2.11) ta được

(p ∗ p)(g) = (n+ k)2

∫

SU (n+k)

k∑

i=1

n+k∑

s=1

gsi

k∑

t=1

htthsidµ(h)

= (n+ k)2

k∑

i=1

n+k∑

s=1

gsi

k∑

t=1

∫

SU (n+k)

htthsidµ(h) = (n + k)2

k∑

i=1

n+k∑

s=1

gsi

k∑

t=1

(utt, usi).
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trong đó (., .) là tích vô hướng trên L2(SU(n + k)) định nghĩa bởi công thức (2.8). Áp
dụng Bổ đề 2.5 ta được

(p ∗ p)(g) = (n+ k)2
k∑

i=1

n+k∑

s=1

gsi

k∑

t=1

1

n+ k
δtsδti

= (n+ k)
k∑

i=1

gii

= p(g).

Do đó p ∗ p = p và ta có điều phải chứng minh. �

Bổ đề 2.8. C∗

n,k = pC∗(SU(n+ k))p = {p ∗ a ∗ p : a ∈ C∗(SU(n+ k))}.

Chứng minh. Với g ∈ SU(n+k), i, j ∈ {1, 2, ..., n+k} và à là độ đo Haar trên SU(n+k)

thỏa mãn à(SU(n+ k)) = 1, ta có

(uij ∗ p)(g) = (n+ k)

∫

SU (n+k)

uij(h)p(h
−1g)dµ(h)

= (n+ k)

∫

SU (n+k)

hij

k∑

l=1

ull(h
−1g)dµ(h).

Nhờ công thức (2.12) ta có

(uij ∗ p)(g) = (n+ k)

∫

SU (n+k)

hij

k∑

l=1

n+k∑

s=1

hslgsldµ(h)

= (n+ k)
k∑

l=1

n+k∑

s=1

gsl

∫

SU (n+k)

uij(h)usl(h)dµ(h)

= (n+ k)
k∑

l=1

n+k∑

s=1

gsl(uij, usl).

Nhờ Bổ đề 2.5 ta có

(uij ∗ p)(g) = (n+ k)

k∑

l=1

n+k∑

s=1

gslδisδjl

=

{
0 nÕu j = k + 1, ..., n+ k

(n+ k)uij(g) nÕu j = 1, 2, ..., k.

Mặt khác với g ∈ SU(n + k), i, j ∈ {1, 2, ..., n+ k} ta có

(p ∗ uij)(g) =

∫

SU (n+k)

p(h)uij(h
−1g)dµ(h)
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= (n+ k)

∫

SU (n+k)

k∑

s=1

hss

n+k∑

t=1

htigtjdµ(h)

= (n+ k)
k∑

s=1

n+k∑

t=1

gtj

∫

SU (n+k)

hsshtidµ(h)

= (n+ k)

k∑

s=1

n+k∑

t=1

gtj(uss, uti)

= (n+ k)

k∑

s=1

n+k∑

t=1

gtjδstδsi

=

{
(n+ k)uij(g) nÕu i = 1, 2, ..., k

0 nÕu i = k + 1, ..., n+ k.

Từ các tính toán trên ta suy ra

p ∗ uij ∗ p =

{
(n + k)2uij nÕu i, j ∈ {1, 2, ..., k}
0 nÕu i, j ∈ {k + 1, k + 2, ..., n+ k}.

(2.13)

Dễ dàng kiểm tra pC∗(SU(n + k)p là một C∗-đại số con của C ∗(SU(n + k)). Mặt khác
biểu thức (2.13) chỉ ra rằng C ∗-đại số con này được sinh bởi các hàm u ij (i, j = 1, 2, ..., k).
Vì vậy nó chính là C ∗-đại số C∗

n,k. �

Định lý 2.17. C∗

n,k là một C
∗-đại số con di truyền của C∗-đại số C∗(SU(n+ k)).

Chứng minh. Để chứng minh C∗

n,k là một C
∗-đại số con di truyền của C ∗-đại số C∗(SU(n+

k)) ta cần chứng minh rằng với mọi x ∈ C ∗(SU(n+ k)) và y ∈ C∗

n,k thỏa mãn 0 ≤ x ≤ y
thì x ∈ C∗

n,k.

Thật vậy, theo Bổ đề 2.8 tồn tại y′ ∈ C∗(SU(n + k)) sao cho y = py ′p. Khi đó
0 ≤ x ≤ py′p. Áp dụng Mệnh đề 1.6 của Phụ lục A.2 ta có

0 ≤ (1− p)x(1− p) ≤ (1− p)py′p(1− p) = 0.

Do đó

(1− p)x(1− p) = 0

=⇒(1− p)
√
x
√
x(1− p) = 0

=⇒
{

(
√
x(1− p))∗(

√
x(1− p)) = 0

((1− p)
√
x)((1− p)

√
x)∗ = 0

=⇒
{
||
√
x(1− p)||2 = 0

||(1− p)
√
x||2 = 0
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=⇒
{√

x =
√
xp

√
x = p

√
x

=⇒x =
√
x
√
x = (p

√
x)(
√
xp) = pxp.

Do ®ã x ∈ pC∗(SU(n + k))p = C∗

n,k. VËy C
∗

n,k là một C
∗-đại số con di truyền của

C∗(SU(n + k)). �

Bổ đề 2.9. [21, Elliot, Định lý 3.1] Một C∗-đại số con di truyền của một AF -đại số là một
AF -đại số

Cuối cùng ta thu được định lý sau đây về cấu trúc của không gian thuần nhất không giao
hoán C ∗

n,k.

Định lý 2.18. (i) C∗-đại số C∗

n,k là một AF -đại số.

(ii) K2∗+1(C
∗

n,k) = 0.

Chứng minh. Từ Định lý 2.17 và Bổ đề 2.9 ta suy ra kết luận (i). Ta sẽ chứng minh (ii).
Do C∗

n,k là một AF -đại số nên nó là giới hạn quy nạp của một dãy các C
∗-đại số hữu hạn

chiều, tức là tồn tại một hệ quy nạp2 {(Aα, φαβ) : α < β, α, β ∈ I} trong đó Aα (α ∈ I)
là các C∗-đại số hữu hạn chiều, sao cho

C∗

n,k = lim−→Aα. (2.14)

Do tính liên tục của hàm tử K2∗+1 (chẳng hạn xem [63, Mệnh đề 7.1.7]) từ công thức trên
ta có

K2∗+1(C
∗

n,k) = lim−→K2∗+1(Aα). (2.15)

Áp dụng Định lý 6.3.8[41], với mỗi α ∈ I thì C ∗-®¹i số hữu hạn chiều Aα nếu khác không
đều có dạng

Aα '
nα⊕

i=1

Matni
(C).

Do K2∗+1(Matni
(C)) = 0 (chẳng hạn xem [63, Mục 6.2.3]) từ đẳng thức trên ta có

K2∗+1(Aα) '
nα⊕

i=1

K2∗+1(Matni
(C)) = 0 (N = 1, 2, ...). (2.16)

Từ (2.15) và (2.16) ta có
K2∗+1(Aα) ' 0.

�

2 Xem Phụ lục A.7



A

Sơ lược về C
∗-®¹i sè

A.1 Unita hóa một C∗-đại số

Bổ đề 1.10 ([44], Mệnh đề 1.1.3). Với mỗi C∗-đại số A, đều tồn tại một C∗-đại số có đơn
vị A+ chứa A như một ideal đóng. Hơn nữa nếu A không có đơn vị thì A+/A ' C.

Định nghĩa 1.23. C∗-đại số A+ xây dựng ở trên được gọi là một unita hóa của C∗-đại số
A.

Gọi π : A+ → C là ánh xạ thương và λ : C → A+ là ánh xạ sao cho λ(ϕ(x) + α1) = α.
Khi đó ta dễ dàng suy ra dãy khớp chẻ sau:

0 −→ A −→ A+
π−−→←−
λ

C −→ 0. (A.1)

Định nghĩa 1.24. Cho A là một C∗-đại số và A+ là một unita hóa của A. Khi đó

(i) Phần tử a ∈ A được gọi là một đẳng cự trong A nếu a∗a = 1.

(ii) Phần tử u ∈ A được gọi là một unita trong A nếu a∗a = aa∗ = 1.

A.2 Phần tử dương và thứ tự trong một C∗-đại số

Định nghĩa 1.25. Giả sử A là một C∗-đại số . Khi đó

• Một phần tử a ∈ A được gọi là một phần tử dương và ký hiệu 0 ≤ a nếu a là phần tử
tự liên hợp của A và có phổ nằm trong [0,+∞).

• Với hai phần tử a, b ∈ A, ta viết a ≤ b nếu 0 ≤ b− a.

Ta có các tính chất quan trọng sau đây đối với quan hệ ≤ trên C ∗-đại số A
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Mệnh đề 1.6. Giả sử A là một C∗-đại số với quan hệ ≤ được định nghĩa ở trên. Khi đó

(i) ≤ là một quan hệ thứ tự (bộ phận) trên C∗-đại số A.

(ii) Nếu a ≤ b thì x∗ax ≤ x∗bx với mọi x ∈ A.
(iii) Giả sử a là một phần tử của A thỏa mãn 0 ≤ a. Khi đó tồn tại duy nhất một phần tử

dương
√
a sao cho a = (

√
a)2.

Chứng minh của mệnh đề trên có thể tìm thấy trong [44, Mục 1.3].

A.3 Ánh xạ hoàn toàn dương

Định nghĩa 1.26. Một ánh xạ tuyến tính bị chặn π : A→ B giữa hai C∗-đại số được gọi
là hoàn toàn dương nếu

n∑

i=1

n∑

j=1

b∗iπ(a∗iaj)bj > 0

với mọi số nguyên dương n, với mọi a1, a2, ..., an ∈ A và mọi b1, b2, ..., bn ∈ B.

Nhận xét. Một *-đồng cấu luôn là một ánh xạ hoàn toàn dương. Tuy nhiên điều ngược
lại nói chung không đúng.

Định nghĩa 1.27.Một ánh xạ tuyến tính π : A → B giữa hai C∗-đại số được gọi là một
phép co nếu thỏa mãn

||π(a− b)|| 6 ||a− b|| (a, b ∈ A).

A.4 σ-®¹i sè

Trước hết ta nhắc lại khái niệm về một đơn vị xấp xỉ của một C ∗-đại số .

Định nghĩa 1.28. Cho A là một C∗-đại số . Một mạng {uλ : λ ∈ Λ} trong A+, nón các
phần tử dương1 của A, được gọi là một đơn vị xấp xỉ của A nếu λ < µ thì uλ < uà và
lim ||x(1− uλ)|| = 0 với mọi x ∈ A.

Định lý sau đây khẳng định rằng một đơn vị xấp xỉ như vậy luôn tồn tại trong một
C∗-đại số bất kỳ.

Định lý 1.19.Mỗi C∗-đại số đều chứa một đơn vị xấp xỉ.
1 Xem Phụ lục A.2
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Có thể xem chứng minh của định lý trên trong [44, Định lý 1.4.2]. Chú ý rằng tập chỉ số
Λ ứng với mỗi đơn vị xấp xỉ không phải bao giờ cũng là tập đếm được. Điều đó dẫn đến
khái niệm sau đây

Định nghĩa 1.29.Một C∗-đại số A được gọi là một σ-đại số nếu nó chứa một đơn vị xấp
xỉ {uλ : λ ∈ Λ} với tập chỉ số Λ là một tập đếm được.

Nhận xét. Có một cách định nghĩa khác (chẳng hạn xem [29, Định nghĩa 1.1.20]) về σ-đại
số (đó là: một C∗-đại số được gọi là σ-đại số nếu nó chứa một phần tử dương chặt). Tuy
nhiên cách định nghĩa này phức tạp hơn vì ta phải xây dựng khái niệm các trạng thái
trên một C∗-đại số .

A.5 Đại số nhân tử

Định nghĩa 1.30. Giả sử A là một C∗-®¹i số bất kỳ. Nhờ định lý của Gelfand-Na ǐmark2

(chẳng hạn xem [23, Định lý 1.17]) ta có thể xem A là một C ∗-đại số con của C∗-đại số
B(H) các toán tử tuyến tính liên tục trên một không gian Hilbert H vô hạn chiều với tác
động không suy biến của A trên không gian Hilbert đó. Một phần tử x ∈ B(H) được gọi là
một nhân tử 3 (hai phía) cho A nếu xA ⊂ A và Ax ⊂ A. Khi đó tập tất cả các nhân tử
cho A:

M(A) := {x ∈ B(H) : xA ⊂ A và Ax ⊂ A}
tạo thành một C∗-đại số con của B(H) và được gọi là đại số nhân tử của A.

Khi làm việc với lý thuyết của các C ∗-module Hilbert, đôi khi người ta sử dụng định lý
sau đây (xem [37, Chương 2]) để có một cái nhìn khác về bản chất của đại số nhân tử.

Định lý 1.20 ([37]). Giả sử A là một C ∗-đại số tùy ý. Xem A là một C ∗-module Hilbert
trên chính nó, khi đó ta có các đẳng cấu giữa các C ∗-đại số như sau

(i) A ' KA(A),

(ii)M(A) ' LA(A).

Bây giờ ta sẽ định nghĩa tôpô chặt trên đại số nhân tử.

Định nghĩa 1.31. Giả sử M(A) là đại số nhân tử của C∗-đại số A. Tôpô chặt trên M(A)

là tôpô sinh bởi các nửa chuẩn

|||x|||a = ||xa||+ ||ax|| (a ∈ A).
2 Chú ý rằng định lý này là một hệ quả của cấu trúc GNS chứ không phải định lý nói rằng mỗi C

∗-đại số giao hoán

đều đẳng cấu với không gian các hàm liên tục triệt tiêu tại vô hạn trên phổ của nó
3 Tiếng Anh là: multiplier
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Ta có mệnh đề quan trọng sau đây (xem [29, Mệnh đề 1.1.13]) về sự hội tụ trong đại số
nhân tử theo tôpô chặt

Mệnh đề 1.7. Giả sử {uλ, λ ∈ Λ} là một đơn vị xấp xỉ của C∗-đại số A. Khi đó với mọi
m ∈M(A) thì {muλ}λ∈Λ và {uλm}λ∈Λ đều hội tụ đến m theo tôpô chặt của M(A).

Mệnh đề 1.8 ([29], Bổ đề 1.1.14). Cho A là một C∗-đại số , E là một G-module Hilbert
và φ : A → KB(E) là một *-đẳng cấu. Khi đó φ(A)E = E và mở rộng liên tục theo tôpô
chặt φ : M(A)→ LB(E) của φ cũng là một *-đẳng cấu.

A.6 Tích tensor của các C∗ đại số, C∗-đại số hạt nhân

Nếu như tích tensor của hai không gian Hilbert được xác định một cách duy nhất do trên
tích tensor đại số của hai không gian đó chỉ tồn tại duy nhất một tích trong (xem [41,
Định lý 6.3.1]) thì vấn đề xây dựng tích tensor của hai C ∗-đại số lại khá phức tạp. Các
tài liệu tham khảo tốt cho phần này là [37], [41, Mục 6.3] và [30, Mục 11.3].

Tích tensor của các C∗-đại số

Cho A và B là hai C ∗-đại số. Gọi A�B là tích tensor đại số của A và B, tức là tích tensor
của hai không gian véctơ phức cùng với phép nhân (a1⊗ b1)(a2⊗ b2) = (a1.a2⊗ b1.b2) và
phép đối hợp (a⊗ b)∗ = a∗ ⊗ b∗ với mọi a1, a2, a ∈ A và b1, b2, b ∈ B. Ta sẽ xem xét các
chuẩn p vừa là chuẩn chéo, tức thỏa mãn p(a ⊗ b) = ‖a‖.‖b‖, vừa là một C∗-chuẩn, tức
thỏa mãn p(a∗.a) = p(a)2, trên A�B. Trong những chuẩn thỏa mãn điều kiện trên, luôn
tồn tại một chuẩn lớn nhất à và một chuẩn bé nhất σ theo nghĩa σ(x) ≤ p(x) ≤ à(x)

với mọi x ∈ A�B. Bây giờ ta sẽ đi xây dựng chuẩn bé nhất ở trên.

Định nghĩa 1.32 (Tích tensor không gian). Cho A và B các C∗-đại số với các biểu diễn
phổ dụng tương ứng (H,ϕ) và (K,ψ), tức biểu diễn là tổng trực trực tiếp các biểu diễn
GNS cảm sinh từ các trạng thái trên C∗-đại số tương ứng (xem thêm [41, Mục 3.4]).
Theo [41, Định lý 6.3.3] tồn tại duy nhất một *-đơn cấu π : A� B → B(H⊗̂K) sao cho
π(a⊗ b) = ϕ(a)⊗̂ψ(b) với mọi a ∈ A và b ∈ B, trong đó H⊗̂K là tích tensor của hai không
gian Hilbert H và K. Khi đó dễ dàng kiểm tra rằng hàm

‖.‖∗ : A� B → R+

x 7→ ‖π(x)‖

là một C∗-chuẩn và được gọi là một C∗-chuẩn không gian4. Bao đầy đủ của A � B theo
chuẩn ‖.‖∗ được gọi là tích tensor không gian 5 của A và B và được ký hiệu là A⊗∗ B.
4 Tên tiếng Anh: Spatial C

∗-norm
5 Tên tiếng Anh: Spatial tensor product
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Định lý sau đây sẽ khẳng định chuẩn C ∗ không gian định nghĩa ở trên là chuẩn nhỏ nhất
trong các chuẩn trên A�B. Chính bởi lý do này nên đôi khi người ta gọi chuẩn C ∗ không
gian là chuẩn cực tiểu và tích tensor tương tứng là tích tensor cực tiểu.

Định lý 1.21. [41, Định lý 6.4.18] Giả sử A và B là hai C∗-đại số tùy ý. Khi đó chuẩn C∗

không gian là một C∗-chuẩn nhỏ nhất trên A�B.

C∗-đại số hạt nhân

Định nghĩa 1.33.Một C∗-đại số A được gọi là hạt nhân nếu với mọi C∗-đại số B đều tồn
tại duy nhất một C∗-chuẩn trên tích tensor đại số A� B.

Định lý sau đây sẽ liệt kê một số lớp C ∗-đại số là C∗-đại số hạt nhân.

Định lý 1.22 ([4], Định lý 15.8.2). Mọi C∗-đại số giao hoán, C∗-đại số hữu hạn chiều,
AF -đại số, C∗-đại số nhóm của một nhóm compact đều là các C∗-đại số hạt nhân.

A.7 Giới hạn quy nạp trong phạm trù các C∗ đại số,

AF -đại số

Giới hạn quy nạp của các C∗-đại số

Định nghĩa 1.34 (Hệ quy nạp). Giả sử I là một tập có thứ tự và {Aα : α ∈ I} là một
họ các C∗-đại số . Một hệ quy nạp là một họ {(Aα, φαβ) : α < β, α, β ∈ I}, trong đó φαβ

là các *-đồng cấu từ C ∗-đại số Aα vào C∗-đại số Aβ và thỏa mãn φαβ = φγβφαγ với mọi
α < β < γ trong I , tức làm cho sơ đồ sau giao hoán

Aα

φαβ - Aβ

Aγ

φβγ

?

φ
αγ

-

Một khái niệm tương tự với khái niệm giới hạn trong giải tích cổ điển được xây dựng
trong phạm trù các C∗-đại số như sau
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Định nghĩa 1.35 (Giới hạn quy nạp). Giả sử {(Aα, φαβ) : α < β, α, β ∈ I} là một hệ
quy nạp của các C∗-đại số . Khi đó {(A, φα) : α ∈ I} bao gồm một C∗-đại số A cùng với
họ các *-đồng cấu φα từ Aα vào A (α ∈ I) được gọi là giới hạn quy nạp6, được ký hiệu
A = lim−→(Aα, φαβ) hoặc ký hiệu ngắn gọn A = lim−→Aα khi họ các *-đồng cấu trên được xác
định, nếu thỏa mãn các điều kiện sau

• Với mọi α < β (α, β ∈ I), sơ đồ sau là giao hoán

Aα

φαβ - Aβ

A

φβ

?

φ
α

-

• Nếu có một C∗-đại số B cùng với một họ các *-đồng cấu ψα từ Aα vào B (α ∈ I) làm
cho sơ đồ sau đây giao hoán với mọi α < β (α, β ∈ I)

Aα

φαβ - Aβ

B

ψβ

?

ψ
α

-

thì tồn tại duy nhất một *-đồng cấu T từ A vào B làm cho sơ đồ sau đây giao hoán với
mọi α < β (α, β ∈ I)

Aα

φαβ - Aβ

A

φα

?
.....................

T
-

�

φ β

B

ψβ

?

ψ
α

-

AF -đại số

Định nghĩa 1.36. Một C∗-đại số được gọi là một AF -đại số nếu nó là giới hạn quy nạp
của một họ các C∗-đại số hữu hạn chiều.

6 Còn được gọi là giới hạn thuận



B

Sơ lược về C
∗-module Hilbert

B.1 C∗-module Hilbert

Cho B là một C∗-đại số với chuẩn ‖.‖.

Định nghĩa 2.37.Một B-module tiền Hilbert là một không gian véctơ phức E và đồng thời
là một B-module phải được trang bị một ánh xạ < ., . >: E ìE → B tuyến tính theo biến
thứ hai và thỏa mãn các điều kiện sau đây với mọi b ∈ B, x, y ∈ E:

(i) < x, yb >=< x, y > b,

(ii) < x, y >∗=< y, x >,

(iii) < x, x >≥ 0,

(iv) < x, x >= 0 kÐo theo x = 0.

Từ đó ta đi đến khái niệm một C ∗-module Hilbert như sau

Định nghĩa 2.38 (C∗-module Hilbert). Một B-module Hilbert là bổ sung đầy đủ của một
B-module tiền Hilbert E theo chuẩn sau đây

||e|| = || < e, e > || 12 (e ∈ E).

Ví dụ 2.3. Bản thân B là một B-module Hilbert với tích trong xác định bởi công thức:
〈a, b〉 = a∗b.

Định nghĩa 2.39 (LB(E1, E2)). Với mỗi cặp hai B-module Hilbert E1, E2 ta ký hiệu
LB(E1, E2) là tập tất cả các hàm T : E1 → E2 sao cho tồn tại một ánh xạ T ∗ : E2 → E1,
gọi là liên hợp của T , sao cho

< Tx, y >=< x, T ∗y > (x ∈ E1, y ∈ E2).

Khi E1 = E2 = E ta ký hiệu LB(E) = LB(E,E).
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Mệnh đề 2.9 ([29], Bổ đề 1.1.7). Giả sử E là một B-module Hilbert. Khi đó LB(E) là
mét C∗-®¹i sè .

Định nghĩa 2.40 (KB(E1, E2)). Giả sử E1, E2 là một cặp hai B-module Hilbert. Với mỗi
x ∈ E2 và y ∈ E1 ta định nghĩa một ánh xạ θx,y : E1 → E2 xác định bởi

θx,y(z) = x < y, z > (z ∈ E).

Dễ dàng kiểm tra rằng θ∗x,y = θy,x và từ đó θx,y ∈ LB(E1, E2). Ký hiệu KB(E1, E2) là
bao tuyến tính đóng của tập {θx,y : x ∈ E2, y ∈ E1}. Khi E1 = E2 = E ta ký hiệu
KB(E) = KB(E,E).

Mệnh đề 2.10 ([29], Bổ đề 1.1.9). Giả sử E là một B-module Hilbert. Khi đó KB(E) là
một ideal hai phía đóng của LB(E).

B.2 C∗-module Hilbert phân bậc

Trước hết ta sẽ nhắc lại khái niệm một C ∗-đại số phân bậc.

Định nghĩa 2.41.Một C∗-đại số phân bậc là một C∗-đại số B cùng với một ánh xạ *-tuyến
tính βB thỏa mãn β2

B = id. Khi đó βB được gọi là ánh xạ phân bậc của B và ta nói rằng
B được phân bậc bởi ánh xạ βB.

Sau đây sẽ là khái niệm một C ∗-module Hilbert phân bậc trên một C ∗-đại số phân bậc.

Định nghĩa 2.42.Một B-module Hilbert phân bậc trên một C ∗-đại số phân bậc với ánh
xạ phân bậc βB là một B-module Hilbert cùng với một song ánh tuyến tính SE : E → E,
được gọi là toán tử phân bậc, sao cho các điều kiện sau đây được thỏa mãn:

(i) SE(eb) = SE(e)βB(b) (e ∈ E, b ∈ B),

(ii) 〈SE(e), SE(f)〉 = βB(〈e, f〉) (e, f ∈ E) ,

(iii) S2
E = id.

Từ đó ta có E = E0 ⊕ E1 với E0 = {e ∈ E : SE(e) = e} và E1 = {e ∈ E : SE(e) = −e}.

B.3 Tích tensor trong

Giả sử A là một C∗-đại số , E là một B-module phân bậc, ϕ : A→ LB(E) là một *-đồng
cấu. Chú ý rằng A là một C∗-đại số thì nó cũng là một vành với các phép toán cộng và
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nhân hai phần tử trùng với các phép toán tương ứng của cấu trúc C ∗-đại số của nó. Dễ
dàng kiểm tra rằng E có cấu trúc một module trái trên vành A với tác động trái của A
trên E được xác định bởi: a.e = (ϕ(a))(e), với mọi a ∈ A và e ∈ E. Bản thân A là một
module phải trên vành A. Gọi A⊗

A
E là tích tensor của hai module A và E trên vành A.

Định nghĩa 2.43. Trang bị cho A ⊗
A
E cấu trúc của một B-module tiền Hilbert với tác

động phải của B trên A⊗
A
E xác định bởi

(a⊗ e).b = a⊗ (e.b) (a ∈ A, e ∈ E, b ∈ B)

và tích trong xác định bởi

〈a1 ⊗ e1, a2 ⊗ e2〉 = 〈e1, ϕ(a∗1a2)e2〉 (a1, a2 ∈ A, e1, e2 ∈ E).

Khi đó bao đóng của A⊗
A
E ứng với chuẩn cảm sinh bởi tích trong ở trên là một B-module

Hilbert và được gọi là tích tensor trong của A và E, được ký hiệu là A⊗
ϕ
E, các phần tử

a⊗ e của A⊗
A
E, với mọi a ∈ A, e ∈ E, trong A⊗

ϕ
E được ký hiệu là a⊗

ϕ
e.

Trong trường hợp A là một C∗-đại số phân bậc tầm thường và E phân bậc bởi toán tử
phân bậc SE ta định nghĩa một toán tử phân bậc trên A⊗

ϕ
E là SA⊗

ϕ
E = id⊗ SE xác định

bởi
SA⊗

ϕ
E(a⊗

ϕ
e) = a⊗

ϕ
SE(e) (a ∈ A, e ∈ E).

Khi đó A⊗
ϕ
E cùng với toán tử phân bậc SA⊗

ϕ
E được gọi là một tích tensor trong phân bậc.



Kết luận

Mục đích của luận văn là nghiên cứu các kết quả mô tả gần đây của Mayer-Thomsen về
đặc trưng của các phần tử trong các nhóm KK-lý thuyết đẳng biến, ứng dụng của đối
ngẫu Thomsen trong KK-lý thuyết đẳng biến và nghiên cứu cấu trúc của các C ∗-đại số
của không gian thuần nhất. Kết quả của luận văn là đã hoàn thành các công việc nghiên
cứu sau:

• Nghiên cứu tổng quan lịch sử ra đời của KK-lý thuyết nói chung và KK-lý thuyết
đẳng biến nói riêng.

• Nghiên cứu các kết quả nghiên cứu mới nhất của Mayer-Thomsen về sự ổn định hóa
trong KK-lý thuyết đẳng biến.

• Trình bày tổng quan và sử dụng đối ngẫu Thomsen trong KK-lý thuyết đẳng biến để
đưa ra một chứng minh khác cho một kết quả đã có.

• Trình bày tổng quan về chương trình hình học không giao hoán, từ đó giải thích xuất
sứ của việc nghiên cứu cấu trúc của các C ∗-đại số của không gian thuần nhất và đã
thu được các kết quả nghiên cứu cấu trúc của C ∗-đại số C∗

n,k.
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28. D. Husemöller, M. Joachim, B. Jurčo, M. Schottenloher, Basic Bundle Theory and
K-Cohomology Invariants, Springer-Verlag, Berlin - Heidelberg - New York, 2008.

29. K. K. Jensen, K. Thomsen, Elements of KK-theory, Birkhäuser, Boston - Basel -
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